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tỉnh hà Nội

Thành tỉnh1 ở địa phận huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức. Thân thành bốn mặt xây gạch, chiều dài
tổng cộng 1.285 trượng2 6 thước 6 tấc, cao 1 trượng 1 thước, dày 4 trượng. Mở 5 cửa: Chính Đông,
Chính Tây, Chính Bắc, Đông Nam và Tây Nam. Mỗi cửa đều cao 1 trượng 3 thước, rộng 1 trượng; bên
ngoài đều có thành dê ngựa3:

Thành dê ngựa ở cửa Đông Nam dài 60 trượng.

Thành dê ngựa ở cửa Tây Nam dài 60 trượng.

Thành dê ngựa ở cửa Chính Đông dài 57 trượng 3 thước.

Thành dê ngựa ở cửa Chính Tây dài 60 trượng 3 thước.

Thành dê ngựa ở cửa Chính Bắc dài 65 trượng 5 thước.

Những thành này đều cao 7 thước 5 tấc, rộng 2 trượng 7 thước. Mỗi thành mở 1 cửa hai lớp4, rộng 1
trượng. Ngoài cổng có hào, rộng hơn 8 trượng; xung quanh rộng 5 trượng, sâu 6 trượng.

Tỉnh hạt5 phía đông giáp giang phận6 sông Nhị Hà thuộc hai huyện Đông Yên và Kim Động tỉnh
Hưng Yên. Phía tây giáp địa phận ba huyện Đan Phượng, Yên Sơn, Mỹ Lương tỉnh Sơn Tây. Phía nam
giáp địa phận bốn huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, ý Yên, Thượng Nguyên tỉnh Nam Định và phủ Nho Quan
tỉnh Ninh Bình. Phía bắc giáp huyện Yên Lãng tỉnh Sơn Tây và giang phận sông Nhị Hà của ba huyện
Đông Ngạn, Gia Lâm, Văn Giang tỉnh Bắc Ninh.

Đông tây cách nhau 90 dặm7 có lẻ. Nam bắc cách nhau 113 dặm 120 trượng.

                                                     
1 Tỉnh Hà Nội:  Thành lập năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) trên vùng đất Kinh đô Thăng Long xưa và

một số vùng lân cận. Thời thuộc Hán Tuỳ là quận Giao Chỉ; thuộc Đường là phủ An Nam đô hộ, phủ trị đóng ở
thành Tống Bình, thường gọi là thành Đại La (có trước khi Trương Bá Nghi đắp sửa La Thành năm 767). Lý
Thái Tổ sau khi lên ngôi chỉ đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình) mấy tháng, đến đầu năm Thuận Thiên 1 (1010)
xuống chiếu chọn thành Đại La đặt Kinh đô mới, đổi tên là thành Thăng Long ; đặt phủ ứng Thiên
thống nhiếp các vùng phụ quách Hoàng thành; năm 1014 đổi phủ ứng Thiên làm Nam Kinh. Đời Trần đổi làm
phủ Đông Đô , thuộc lộ Đông Đô (gồm phủ Đông Đô và huyện Từ Liêm). Thời thuộc Minh là đất huyện
Đông Quan  (và các vùng lân cận). Đời Lê Thái Tổ, năm Thuận Thiên thứ 3 (1430) đổi Đông Quan làm
Đông Kinh, còn gọi là Trung Đô . Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) chia vùng phụ quách
hoàng thành gồm 36 phường làm 2 huyện Vĩnh Xương và Quảng Đức thuộc phủ Phụng Thiên. Thời Tây Sơn,
Quang Trung dự định xây Kinh đô mới ở Nghệ An, gọi Thăng Long là Bắc Thành . Triều Nguyễn, năm
Gia Long thứ 1 (1802) đặt chức Bắc Thành tổng trấn, cai quản cả 11 trấn ở miền Bắc. Năm thứ 4 (1805) đổi
huyện Quảng Đức làm Vĩnh Thuận, đổi phủ Phụng Thiên làm phủ Hoài Đức (gồm 2 huyện) thuộc Bắc Thành.
Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) tách huyện Từ Liêm thuộc phủ Quốc Oai nhập vào phủ Hoài Đức; lại tách các
phủ ứng Hoà (tức phủ ứng Thiên, đổi tên năm 1814), Lý Nhân và Thường Tín thuộc trấn Sơn Nam, gộp với
phủ Hoài Đức thành một tỉnh gọi là tỉnh Hà Nội (gồm 4 phủ, 15 huyện) như khi mới thành lập. Tỉnh Hà Nội
thời Đồng Khánh gồm phần phía nam thành phố Hà Nội, thị xã Hà Đông và các huyện Thanh Oai, Chương Mỹ,
Mỹ Đức, ứng Hoà, Thường Tín, Phú Xuyên tỉnh Hà Tây và toàn bộ tỉnh Hà Nam hiện nay.

2 Trượng: đơn vị đo chiều dài, bằng 10 thước (10 x 0,333m = 3,33m).
3 Thành dê ngựa (dương mã thành [hoặc tường]): tường thấp đắp thêm bên ngoài thành, có các lỗ hở để bắn ra.

Thời cổ, khi quân địch đánh đến, cho dân chúng ngoài thành vào trong tường thành lánh tạm, có thể lùa theo
cả dê ngựa, nên gọi là "thành dê ngựa".

4 Ngv. chép chữ " khổn" (cửa trong hoàng cung), đã có dấu xoá, thay bằng chữ "ân " là cửa 2 lớp.
5 Hạt: địa phận thuộc quyền quản lý của một cấp hành chính (tỉnh, phủ, huyện).
6 Giang phận: phần lãnh thổ trên sông.
7 Dặm (lí): đơn vị đo chiều dài, bằng 0km500.



Tỉnh hà nội Đồng khánh địa dư chí

4

Tỉnh có 4 phủ, gồm 15 huyện:

1-Phủ Hoài Đức:
-Kiêm lý1: huyện Từ Liêm.
-Thống hạt2: 2 huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận.

2-Phủ Thường Tín:
-Kiêm lý: huyện Thượng Phúc.
-Thống hạt: 2 huyện Thanh Trì, Phú Xuyên.

3-Phủ ứng Hoà:
-Kiêm lý: huyện Sơn Minh.
-Thống hạt: 3 huyện Thanh Oai, Chương Đức, Hoài An.

4-Phủ Lý Nhân:
-Kiêm lý: 2 huyện Kim Bảng, Duy Tiên.
-Thống hạt: 3 huyện Thanh Liêm, Bình Lục, Nam Xương.

Dân đinh3: 56.748 người.

Binh đinh4: 5.822 người.

Ruộng đất: 393.914 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 223.424 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 216.108 hộc vuông có lẻ.
-Biệt nạp bằng sản vật: the, lụa, vải trắng, các loại giấy: hội, lệnh, thị.

Phong tục:

Thờ thần nghiêm trang kính cẩn. Việc cúng tế, giỗ chạp, cưới xin, ma chay trong năm có nơi xa hoa
có nơi tiết kiệm, không giống nhau. Dân lương5 nhiều, dân đạo6 ít. Phong tục tập quán của sĩ dân thì
hai phủ miền dưới là ứng Hoà, Lý Nhân phần nhiều chất phác, ít chuộng văn hoa. Duy các huyện
Thanh Oai, Nam Xương phần nhiều bướng bỉnh điêu bạc. Hai phủ phía trên là Hoài Đức, Thường Tín
phần nhiều hào hoa phù phiếm. Hai huyện Từ Liêm, Phú Xuyên rải rác có những người dân hung hãn.
Dân các mặt phố thuộc hai huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận xung quanh tỉnh thành thì thói tục chuộng
xa hoa7 quá đáng.

                                                     
1 Ngv. kiêm lý: Đơn vị hành chính cấp trên trực tiếp quản lý đơn vị cấp dưới, không đặt bộ máy riêng, gọi là

kiêm lý.
2 Thống hạt: quyền quản lý lãnh thổ theo cấp hành chính.
3 Dân đinh: đàn ông trưởng thành, khoẻ mạnh chịu sai dịch; lệ triều Nguyễn theo chiếu chỉ năm Minh Mệnh 18

(1819) quy định từ 18 đến 59 tuổi; không tính các hạng miễn sai dịch như quan viên chức sắc, người có học từ
Tú tài trở lên (x. ĐNHĐSL).

4 Binh đinh: quân lính tại ngũ.
5 Lương, từ đương thời chỉ người không theo Thiên Chúa giáo, quen gọi là đi lương (phân biệt với đi đạo, xem

chú dưới).
6 Đạo, chỉ người theo đạo Gia Tô.
7 Trong ngv. chữ hoa viết kiêng huý.
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Sản vật:

Lúa thu, lúa hè, dâu, chè1, rau, dưa, khoai, đậu cùng vải lụa và các sản vật thông thường khác nơi
nào cũng có. Từ Liêm có nghề dệt nhiễu2 lĩnh3, nghề làm bột nếp, mạch nha. Vĩnh Thuận có nghề làm
giấy trắng, giấy màu. Thanh Trì có vải quả, nghề làm bún. Thanh Oai có lụa quyến4. Đó là những sản
vật có tiếng. Gần đây nhiều biến cố, các hộ làm nghề bị nghèo túng lưu tán, không được thịnh vượng
như trước.

Khí hậu:

Các huyện gần núi Chương Đức, Hoài An, Duy Tiên, Kim Bảng sáng sớm có sương mù từ giờ Mão
đến giờ Thìn5 mới tan. Ngoài ra nói chung mùa xuân ấm áp, thường hay mưa dầm; mùa hè nóng bức,
thường có mưa bão; mùa thu mát mẻ, mùa đông lạnh rét. Hàng năm vào các tháng 5, 6, 7 nước lũ dâng
cao, sau tiết Sương giáng6 mới rút dần. Thượng tuần tháng bảy, vào các ngày 3, 7, 8 thường hay có
mưa, tục gọi là mưa Ngâu7 (có lẽ do tích Ngưu lang Chức nữ hư truyền). Ngày 9 tháng chín có mưa là
điềm lành được mùa; không mưa là điềm xấu mất mùa đói kém. Cho nên ngạn ngữ có câu sau đây
cũng ứng nghiệm:

Mồng chín tháng chín không mưa,
Mẹ con bán cả cày bừa mà ăn.
Mồng chín tháng chín có mưa,
Mẹ con đi sớm về trưa mặc lòng.

Chân ruộng cao thì cấy vào mùa hè, tháng 10, 11 thì gặt. Chân ruộng thấp thì cấy vào mùa đông,
tháng 5, 6 [năm sau] thì gặt.

Núi sông:

Hà Nội xưa là thành Thăng Long. Tên thời cổ gọi là Long Đỗ; lại có tên là Long Biên. Mạch đất
xuất phát từ núi Tản Viên ở tỉnh Sơn Tây, vượt qua sông Hát, quanh co mà tới, đến núi Nùng thì dừng
lại. Chỗ đó ngày nay là chính điện của Hành cung8. Trước mặt nhìn về hướng nam là hai núi Đội Sơn
và Điệp Sơn. Phía sau gối lên núi Tam Sơn. Sông Nhị Hà ôm quanh về bên trái. Núi Khán Sơn nằm về
bên phải Thành nội, tương truyền đó là nơi giảng võ ngày trước, cho nên gọi là Khán Sơn. Hồ Tây là
cái óc nước9, sông Tô Lịch tính khí hung hãn chảy qua về phía bên hữu, cùng với sông Nhuệ, sông
Ngưu, sông Tô quanh co chảy qua phía trước, cùng đổ vào ngã ba Lương, ra sông Nhị, chảy xuống
Hưng Yên, Nam Định rồi ra biển.

Các huyện Thượng Phúc, Phú Xuyên, Duy Tiên, Kim Bảng địa thế thấp, đọng nước (phần lớn là
ruộng vụ hè), là vùng đất trũng10 ở địa cục Hà Nội.

                                                     
1 Ngv. sơn trà: chè núi, phân biệt với chè vườn.
2 The hoặc nhiễu, ngv. : sa : lụa mỏng dệt để hở lỗ như lưới, ta gọi là the: "sa y mặc mát áo the" (CNNÂ),

cũng gọi là nhiễu: "Trựu sa là nhiễu hoa biếc"; "Đại hồng trựu sa là nhiễu thắm" (CNNÂ).
3 Lĩnh, ngv. Lăng : "Lụa nhỏ mặt gọi là lăng" (VĐLN), âm thường gọi là lĩnh (cổ Hán Việt): "Bạch hoa lăng là
lĩnh hoa trắng; lục lăng là lĩnh hoa xanh" (CNNÂ).

4 Lụa quyến, ngv:  thổ hoàn, nghĩa là lụa ta, loại lụa trắng sợi mịn nhỏ.
5 Giờ Mão: từ 5-7 giờ sáng; giờ Thìn: từ 7-9 giờ sáng.
6 Sương giáng: Một trong 24 tiết khí hậu; hàng năm vào ngày 23 hoặc 24 tháng 10 (dương lịch) ban đêm bắt đầu

có sương.
7 Ngv. Ngưu nữ vũ.
8 Hành cung chính điện: Cung điện trong hoàng thành Thăng Long của triều Lê, triều Nguyễn dùng làm Hành

cung khi các vua Nguyễn từ Phú Xuân ra.
9 Ngv. não thuỷ, chỗ nước dồn tụ lại.
10 Ngv. Minh đường thuỷ. Thuật ngữ phong thuỷ, nơi khí đất tụ hội gọi là Minh đường. Minh đường thuỷ là nơi



Tỉnh hà nội Đồng khánh địa dư chí

6

Danh thắng:

Phía tây nam giáp Mỹ Lương, Nho Quan, lấy các núi làm giới hạn. Một dãy núi rừng trùng điệp.
Núi Hương Tích thuộc huyện Hoài An, núi Đội Sơn1 thuộc huyện Duy Tiên. Núi Tiêu Tương, núi
Quyển Sơn thuộc huyện Kim Bảng. Núi Kẽm Trống thuộc huyện Thanh Liêm; núi An Lão ở huyện
Bình Lục là các núi có danh tiếng. Huyện Thọ Xương có Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm (bên bờ hồ có nhiều
đền chùa). Chùa Tiên Phúc [tương truyền] là nơi vua Lê Thánh Tông gặp tiên nữ. Huyện Vĩnh Thuận
có chùa An Lãng là nơi tu luyện của Từ Đạo Hạnh, cao tăng đời Lý. Huyện Hoài An có động Hương
Tích (trong động có thạch nhũ màu rũ xuống ở phía trước, bên phải và bên trái). Núi Tiêu Tương và
núi Quyển Sơn ở huyện Kim Bảng có chùa cổ, cảnh trí thanh u tươi tốt, là những danh thắng thời xưa.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ [trạm] Hà Trung đi về phía nam, qua 6 trạm Hà Mai, Hà Hồi, Hà An, Hà Kiều,
Hà Phú đến địa giới tỉnh Ninh Bình, dài 130 dặm.

-Một đường quan báo từ trạm Hà Trung [có 2 nhánh] đi về phía bắc và về phía đông đến bến sông
Nhị (nhánh đi về phía bắc đến bến sông ở cửa ô Thanh Hà; nhánh đi về phía đông đến bến sông ở cửa
« Cựu Lâu), đối bờ với địa giới tỉnh Bắc Ninh, mỗi nhánh dài 1 dặm.

-Một đường quan báo từ trạm Hà Trung đi về phía tây, đến địa giới tỉnh Sơn Tây, giáp trạm Sơn Xá,
dài 3 dặm.

-Một đường quan báo từ trạm Hà Kiều đi về phía đông, đến trạm Hà Xuyên, giáp giang phận tỉnh
Hưng Yên, dài 10 dặm.

Phủ hoài đức

Phủ Hoài Đức ở phía tây nam thành tỉnh. Phủ kiêm lý huyện Từ Liêm, thống hạt 2 huyện Thọ
Xương, Vĩnh Thuận. Phủ lỵ đặt tại xã Dịch Vọng tổng Dịch Vọng huyện Từ Liêm.

Phủ hạt2 phía đông giáp sông Tô, phía tây ôm lấy sông Nhuệ; sông Hát lượn phía trước, sông Nhị
uốn phía sau. Thành phủ đắp đất, hình vuông trên vùng đất bằng, mỗi chiều dài 43 trượng 2 thước; chu
vi 172 trượng 8 thước. Thân thành cao 7 thước, dầy 1 trượng, 1 thước. Phía ngoài 4 mặt đều có hào
rộng 2 trượng, sâu 3 thước 5, 6 tấc, hoặc 4 thước, [nông, sâu] không đều nhau. Có 3 cửa ở phía trước,
bên tả và bên hữu, đều cao 9 thước. Trên cửa có lầu canh lợp ngói, ở dưới dùng loại gỗ tốt. Bốn góc
thành xây gạch, cao 5 thước, rộng 4 thước 5 tấc. Mỗi góc đều có một pháo đài xây bằng gạch, giữa đặt
đại pháo.

Phủ hạt phía đông giáp sông Nhị Hà, đối bờ với hai huyện Gia Lâm, Văn Giang tỉnh Bắc Ninh; phía
tây giáp địa giới huyện Đan Phượng tỉnh Sơn Tây; phía nam giáp giang phận huyện An Sơn (sông
Hát); phía bắc giáp sông Nhị Hà, đối bờ là 2 huyện Yên Lãng, Yên Lạc.

Đông tây cách nhau 21 dặm 13 trượng. Nam bắc cách nhau 33 dặm 90 trượng 2 thước lẻ.

                                                                                                                                                                     
tụ hội của nhiều dòng nước.

1 Đội Sơn, tên nôm là núi Đọi.
2 Phủ Hoài Đức : Trước là phủ Trung Đô, năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông quy định bản

đồ toàn quốc, đổi làm phủ Phụng Thiên, gồm 2 huyện Vĩnh Xương và Quảng Đức, tức Kinh thành Thăng Long
thời Lý-Trần, thành Đông Quan thời thuộc Minh. Huyện Vĩnh Xương đến đời Mạc đã đổi làm huyện Thọ
Xương. Năm Gia Long thứ 4 (1805) đổi tên huyện Quảng Đức làm Vĩnh Thuận và đổi phủ Phụng Thiên làm
phủ Hoài Đức (gồm 2 huyện) thuộc Bắc Thành. Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) tách huyện Từ Liêm thuộc phủ
Quốc Oai nhập vào phủ Hoài Đức (gồm 3 huyện). Như vậy, phủ Hoài Đức từ đầu triều Nguyễn cho đến đời
Đồng Khánh bao gồm toàn bộ các quận nội thành Hà Nội và huyện Từ Liêm hiện nay.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh hà nội

7

Phủ có 3 huyện, gồm 26 tổng.

1.Huyện Từ Liêm, 13 tổng:
1.Tổng Dịch Vọng 2.Tổng Hương Canh 3.Tổng Đại Mỗ 4.Tổng La Nội
5.Tổng An Lũng 6.Tổng Thượng ốc 7.Tổng Cổ Nhuế 8.Tổng Minh Tảo
9.Tổng Hạ Trì 10.Tổng Thượng Trì 11.Tổng Thượng Hội 12.Tổng Phú Gia
13.Tổng Tây Tựu

2.Huyện Thọ Xương, 8 tổng:
1.Tổng Thuận Mỹ 2.Tổng Đồng Xuân 3.Tổng Đông Thọ 4.Tổng Phúc Lâm
5.Tổng Yên Hòa 6.Tổng Vĩnh Xương 7.Tổng Kim Liên 8.Tổng Thanh Nhàn

3.Huyện Vĩnh Thuận, 5 tổng:
1.Tổng Yên Thành 2.Tổng Thượng 3.Tổng Trung 4.Tổng Nội
5.Tổng Hạ

Dân đinh: 13.124 người.

Binh đinh: 1.274 người.

Ruộng đất: 46.933 mẫu có lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 34.854 quan.
-Nộp bằng thóc: 26.091 hộc.

Đường đi:

-Một đường quan báo trên từ trạm Sơn Xá huyện Đan Phượng giáp tỉnh Sơn Tây đi qua trạm Hà
Trung huyện Thọ Xương, rồi đi về phía nam, đến giáp trạm Hà Mai huyện Thanh Trì, dài 20 dặm.

-Một đường nhỏ, trên từ xã Thượng Mỗ thuộc bản phủ giáp địa giới huyện Đan Phượng tỉnh Sơn
Tây, qua phủ lỵ rồi đi về phía đông, đến thôn Lương Yên huyện Thọ Xương giáp địa phận huyện
Thanh Trì, dài 21 dặm 13 thước.

Huyện Từ Liêm

Huyện Từ Liêm1 do phủ Hoài Đức kiêm lý.

Huyện hạt phía đông giáp giới huyện Vĩnh Thuận, phía tây giáp giới huyện Đan Phượng tỉnh Sơn
Tây, phía nam giáp giang phận huyện Yên Sơn, phía bắc giáp sông Nhị Hà, đối bờ với 2 huyện Yên
Lãng, Yên Lạc.

Đông tây cách nhau 17 dặm 13 trượng lẻ. Nam bắc cách nhau 33 dặm 90 trượng 2 thước lẻ.

Huyện có 13 tổng, gồm 87 xã, thôn, trại, châu, sở:

1-Tổng Dịch Vọng, 10 xã, trại, sở:
1.Xã Dịch Vọng 2.Xã Thượng Yên Quyết 3.Xã Hạ Yên Quyết
4.Xã Mễ Trì 5.Trại Đoài Môn 6.Xã Trung ái 7.Xã Nhân Mục
8.Xã Mai Dịch 9.Sở Dịch Vọng 10.Xã Nghĩa Đô

                                                     
1 Huyện Từ Liêm : Tên huyện đặt năm Vũ Đức thứ 4 (621) thời thuộc Đường, thuộc Từ Châu (sau đổi là

Nam Từ Châu, gồm 3 huyện: Từ Liêm, ¤ Diên và Vũ Lập). Đường thư, Địa lý chí giải thích: đặt tên huyện Từ
Liêm vì có sông Từ Liêm. Thực ra, 2 chữ Từ Liêm là cách phiên âm địa danh Chèm (tlem). Thời Lý-Trần đặt
lại huyện Từ Liêm thuộc phủ Đông Đô. Thời thuộc Minh đặt thuộc phủ Giao Châu. Nhà Lê đặt thuộc phủ
Quốc Oai trấn Sơn Tây. Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) đặt thuộc phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội. Nay là huyện Từ
Liêm thành phố Hà Nội và phần phía nam huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây.
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2-Tổng Hương Canh, 5 xã:
1.Xã Hương Canh 2.Xã Vân Canh 3.Xã Nhân Mỹ 4.Xã Phú Mỹ
5.Xã Miêu Nha

3-Tổng Đại Mỗ1, 7 xã, thôn:
1.Xã Đại Mỗ2 2.Xã Hương Đô3 3.Xã Ngọc Trục 4.Xã Tây Mỗ
5.Xã Phùng Khoang 6.Thôn Vạn Bảo 7.Thôn Mộ Lao

3-Tổng La Nội, 6 xã:
1.Xã La Nội 2.Xã ỷ La 3.Xã Yên Lộ 4.Xã Nghĩa Lộ
5.Xã La Tinh 6.Xã La Khê

4-Tổng Yên Lũng, 6 xã:
1.Xã Yên Lũng 2.Xã Vân Lũng 3.Xã Yên Thọ 4.Xã La Phù
5.Xã La Dương 6.Xã Ngải Cầu

5-Tổng Thượng ốc, 7 xã, trang:
1.Xã Thượng ốc 2.Xã Hương Quan 3.Xã Lại Dụ 4.Trang Linh Thượng
5.Xã Thanh Quang 6.Xã Đông Lao 7.Xã Hương Côn

6-Tổng Cổ Nhuế, 6 xã, thôn:
1.Thôn Tam xã Cổ Nhuế4 2.Thôn Hoàng xã Cổ Nhuế
3.Xã Phú Diễn 4.Xã Phù Diễn 5.Xã Phu Diễn 6.Xã Cáo Đỉnh

7-Tổng Phú Gia, 8 xã, sở:
1.Xã Phú Gia 2.Xã Phú Xá 3.Xã Nhật Tảo5 4.Xã Quán La
5.Xã Thượng Thụy 6.Xã Đường Ngạc6 7.Sở Quán La 8.Xã Thụy Hương

8-Tổng Minh Tảo7, 8 xã, thôn, châu, sở:
1.Xã Minh Tảo8 2.Sở Minh Tảo9 3.Xã Đông Ngạc
4.Thôn Ngoại châu Tam Bảo 5.Châu Bảo Xuyên 6.Châu Vạn Bảo
7.Sở Tam Bảo 8.Thôn Nội châu Tam Bảo

9-Tổng Hạ Trì, 6 xã:
1.Xã Hạ Trì 2.Xã Mạc Xá 3.Xã Đại Cát 4.Xã Thượng Cát
5.Xã An Nội 6.Xã Hoàng Xá

                                                     
1 Xem chú tiếp dưới.
2 Tổng (và xã) Đại Mỗ: Từ đầu Nguyễn về trước là tổng (và xã) Thiên Mỗ ; năm Tự Đức 6 (1853) kiêng

chữ Thiên là từ tôn kính, đổi là Đại Mỗ .
3 Xã Hương Đô: Đầu Nguyễn về trước là xã Hồng Đô , từ năm 1848 kiêng chữ Hồng (Hồng Nhậm, tên

huý tiểu tự vua Tự Đức), đổi là Hương Đô .
4 Cổ Nhuế là tên xã có từ đầu đời Nguyễn trở về trước, gồm 2 thôn Tam  và Hoàng (CTTX);

đến đời Đồng Khánh, hai thôn này được nâng lên thành đơn vị tương đương với 4 xã khác trong tổng; còn
chính xã Cổ Nhuế vì đã tách, không còn là một đơn vị cấp xã. ở dưới, các trường hợp tên xã ghi rời ra kèm tên
thôn đều có ý tương tự (dùng như một định ngữ của tên thôn).

5 Xã Nhật Tảo: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Nhật Cảo ; từ năm Minh Mệnh 17 (1836) kiêng chữ Cảo
(tên huý biệt danh vua Gia Long, xem NCCH), đổi là Nhật Tảo .

6 Xã Đường Ngạc: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Hoa Ngạc ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa (tên
huý Hoàng thái hậu Hồ Thị Hoa, mẹ vua Thiệu Trị), đổi là Đường Ngạc .

7 Xem chú tiếp dưới.
8 Tổng (xã, sở) Minh Tảo: Từ đầu Nguyễn về trước là tổng (và xã, sở) Minh Cảo ; từ năm Minh Mệnh 17

(1836) kiêng chữ Cảo, đổi là Minh Tảo .
9 Xem chú sát trên.
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10-Tổng Thượng Trì, 5 xã:
1.Xã Thượng Trì 2.Xã Bồng Lai 3.Xã Đông Lai 4.Xã Hữu Cước
5.Xã Bá Dương

11-Tổng Thượng Hội, 6 xã:
1.Xã Thượng Hội 2.Xã Vĩnh Kỳ 3.Xã Thuý Hội 4.Xã Thượng Mỗ
5.Xã Hạ Mỗ 6.Xã Phù Trung

12-Tổng Tây Tựu1, 7 xã, thôn:
1.Xã Tây Tựu2 2.Xã Trung Đam3 3.Xã Phúc Lý4 4.Thôn Ngọc Kiệu
5.Xã Đan Hội 6.Xã Hạ Hội 7.Thôn Hạnh Đàn

Dân đinh: 8.993 người.

Binh đinh: 1.124 người.

Ruộng đất: 41.884 mẫu lẻ.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 24.681 quan.
-Nộp bằng thóc: 25.076 hộc vuông lẻ.

Phong tục:

Các xã Đông Ngạc, Tây Tựu, Hương Canh, Vân Canh, La Khê, La Nội, Phú Diễn có nhiều nhà khoa

bảng, nên tương đối hào hoa phong nhã. Còn lại thì chất phác nhưng ương ngạnh. Việc cưới xin, ma

chay trong huyện nói chung giản tiện. Hàng năm đến mùa xuân mở hội tế thần, có ca hát, kéo giây,

múa rối, vui chơi hàng tuần5 mới thôi. Dân Cổ Nhuế, Hạ Mỗ hung hãn. Các xã Thượng Thuỵ, Phú Gia,

Phùng Khoang rải rác có dân theo đạo [Thiên chúa].

Sản vật:

Trong huyện nhiều lúa thu, ít lúa hè. Dâu tằm, khoai, đậu trồng ở đất bãi ven sông. Xã La Khê có

nghề dệt the hoa6, lương ta7. Các nghề làm phụ khi nhàn rỗi thì như ở ba xã Đại Mỗ, Thượng Yên

Quyết, Dịch Vọng dệt đũi. Xã Ngải Cầu dệt nhung ta. Xã Nghĩa Đô dệt lĩnh, làm mạch nha. Xã Đông

Lao làm bột nếp. Xã Dịch Vọng còn có nghề làm cốm xanh8. Các xã Thượng Cát, Phú Gia, Hạ Hội,

Phú Diễn, Đông Ngạc dệt loại vải trắng để nộp thuế. Các xã Ngải Cầu, Thượng Cát và Đại Cát có nghề

nấu rượu, nhưng hương vị không ngon lắm. Các nghề thợ thì xã Thượng Hội có thợ thêu, xã Vĩnh Kỳ

có thợ đóng bành ngựa9.

                                                     
1 Xem chú tiếp dưới.
2 Tổng (và xã) Tây Tựu: Từ đầu Nguyễn về trước là tổng (và xã) Tây Đam ; từ năm Minh Mệnh 1 (1820)

tránh chữ Đam  (cận âm và cùng thiên bàng với Đảm , tên huý vua Minh Mệnh), đổi là Tây Tựu .
Nhưng đời Minh Mệnh lệ kiêng thiên bàng không bắt buộc, cho nên tổng và xã Tây Đam đổi tên, còn xã Trung
Đam vẫn giữ tên cũ.

3 Xã Trung Đam: xem chú sát trên.
4 Xã Phúc Lý: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Phúc Đam ; từ năm Minh Mệnh 1 (1820) đổi là Phúc Lý .
5 Ngv. Tuần: 10 ngày làm 1 tuần (tháng chia làm 3 tuần thượng, trung, hạ).
6 Ngv. Trùu sa .
7 Ngv. Nam lương , hàng dệt bằng sợi nhỏ mịn: bằng sợi tơ gọi là the hoặc nhiễu; bằng sợi bông gọi là
lương. Hàng do người nước ta sản xuất thì thêm từ Nam, phân biệt với hàng Tàu (Trung Quốc).

8 Ngv. Thanh nén nhu mễ. Xã Dịch Vọng tên Nôm là làng Vòng, cốm xanh do dân xã này làm ra thường gọi là
Cốm Vòng.

9 Ngv.: mã quải tượng .
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Khí hậu:

Các tháng giêng, hai, ba ấm áp, có mưa phùn. Các tháng tư, năm, sáu, bảy nắng nóng, thường có
mưa rào, nước sông dâng cao. Tháng tám mát dịu, nhiều mưa, thỉnh thoảng có bão. Tháng chín ít mưa,
nước sông rút dần. Tháng mười đến đầu tháng chạp gió bấc rét lạnh.

Núi sông:

-Núi Bạch Tuyết: ở trang Linh Thượng, núi đất xen đá, chu vi 110 trượng lẻ.

-Một đoạn sông Nhị Hà từ địa phận huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây chia làm 2 nhánh: Nhánh lớn
trên từ bãi Hương Lang huyện Đan Phượng tỉnh Sơn Tây đổ xuống, chảy qua các xã, châu: Bá Dương,
Bồng Lai, Đông Lai, Hữu Cước, Thượng Trì, Hạ Trì, Thượng Cát, Đại Cát, An Nội, Mạc Xá, Hoàng
Xá, Thụy Hương, Đông Ngạc, Đường Ngạc, Nhật Tảo, Thượng Thụy, Phú Gia, Phú Xá, thôn Nội châu,
châu Vạn Bảo, Bảo Xuyên, thôn Ngoại châu Tam Bảo đến phường Nhật Chiêu huyện Vĩnh Thuận, dài
39 dặm, sâu 3 trượng, rộng trên dưới 100 trượng. Nhánh vừa là sông Hát, qua xã Hương Bảng huyện
Đan Phượng, men theo các xã Thượng ốc, Thanh Quang, Lại Dụ, Đông Lao, La Phù, La Tinh, An Lộ,
Nghĩa Lộ, đến xã Đạo Lộ huyện Thanh Oai chảy xuôi xuống, dài 17 dặm 60 trượng 5 thước lẻ, rộng 20
trượng, sâu 2 trượng.

-Một đoạn sông Nhuệ: phát nguồn từ xã Hạ Mỗ huyện Từ Liêm, quanh co chảy qua các xã, thôn
Vĩnh Kỳ, Thuý Hội, Thượng Hội, Ngọc Kiệu, Đan Hội, Hạnh Đàn, Phúc Lý, Phú Diễn, Phú Mỹ,
Hương Canh, Hương Đô, Đại Mỗ, Mộ Lao trong huyện, rồi chảy xuống huyện Thanh Oai, dài 35 dặm,
rộng 3 trượng, sâu 1 trượng 5 thước.

- Một đoạn sông Tô Lịch: phát nguồn từ thôn Dũng Thọ huyện Thọ Xương chảy ngược qua phường
Yên Thái huyện Vĩnh Thuận rồi chảy xuống bao quanh các xã Nghĩa Đô, Thượng Yên Quyết, Hạ Yên
Quyết, Trung ái, Nhân Mục, huyện Từ Liêm, rồi chảy xuống huyện Thanh Trì, dài hơn 3 dặm, rộng 5
trượng, sâu 1 trượng.

Đường đi:

-Một đường quan báo trên từ xã Thượng Mỗ giáp trạm Sơn Xá huyện Đan Phượng tỉnh Sơn Tây đi
về phía đông đến xã Thượng Yên Quyết giáp trại Thủ Lệ huyện Vĩnh Thuận, dài 17 dặm 8 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, đến xã Thượng Yên Quyết giáp giới huyện thống hạt
Vĩnh Thuận, dài 2 dặm 8 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây, đến xã Thượng Mỗ, giáp giới huyện Đan Phượng tỉnh Sơn
Tây, dài 15 dặm.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam, đến xã Nghĩa Lộ giáp giới huyện Yên Sơn tỉnh Sơn Tây,
dài 12 dặm 11 trượng.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc, đến xã Thụy Hương giáp giới huyện Yên Lãng tỉnh Sơn
Tây, dài 4 dặm.
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Huyện Thọ Xương
kiêm nhiếp1

huyện Vĩnh Thuận

Thọ Xương2 là huyện thống hạt thuộc phủ Hoài Đức. Huyện lỵ đặt ở thôn Tiên Thị tổng Thuận Mỹ,
phía đông nam tỉnh thành. Huyện nguyên không có thành, chỉ trồng rào tre bao quanh, chu vi 80
trượng, mở 1 cửa [ở mặt tiền].

Huyện hạt phía đông và phía nam giáp huyện Thanh Trì, phía tây giáp huyện Từ Liêm, phía bắc
giáp sông Nhị Hà, đối bờ với huyện Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh.

Đông tây cách nhau 3 dặm. Nam bắc cách nhau 2 dặm.

Huyện Thọ Xương

8 tổng, gồm 116 xã, thôn, phường, trại, trại3:

1-Tổng Thuận Mỹ4, 22 thôn, phường:
1.Thôn Thuận Mỹ 2.Thôn Hữu Đông Môn 3.Thôn Tiên Thị 
4.Thôn Nhân Nội 5.Thôn Khánh Thuỵ Tả 6.Thôn Xuân Yên5

7.Thôn Yên Nội phường Cổ Vũ6 8.Phường Đại Lợi 9.Thôn Tố Tịch 
10.Thôn Kim Cổ 11.Thôn Yên Thái 12.Thôn Phúc Tô 13.Thôn Báo Khánh 
14.Thôn Chân Cầm 15.Phường Đông Hà 16.Thôn Đồng Lạc 
17.Thôn Tự Tháp phường Báo Thiên 18.Thôn Hội Vũ7

19.Thôn chợ Đông Thành 20.Thôn Đông Thành xã Yên Nội
21.Thôn Thượng phường Cổ Vũ 22.Thôn Tân Khai (mới lập)

2- Tổng Đồng Xuân8, 14 thôn, phường:
1.Phường Đồng Xuân 2.Thôn Phương Trung 3.Thôn Tiền Trung 4.Thôn Nghĩa Lập
5.Thôn Cổ Lương 6.Thôn Huyền Thiên 7.Thôn Hà Thanh 8.Thôn Vĩnh Trù 
9.Thôn Phủ Từ 10.Phường Vĩnh Hanh 11.Thôn Hương Bài phường Đông Hà9

12.Thôn Yên Phú 13.Thôn Đồng Thuận 14.Thôn Đức Môn

                                                     
1 Kiêm nhiếp: kiêm quyền quản lý. Kiêm nhiếp là hai đơn vị hành chính đồng cấp nhưng một đơn vị không đặt

quan cai trị, công việc do quan cai trị đơn vị kiêm nhiếp xử lý.
2 Huyện Thọ Xương: Đời Lê là huyện Vĩnh Xương  thuộc phủ Phụng Thiên, gồm 18 phường ở phía nam

kinh thành Thăng Long đời Lê. Đời Mạc đổi là Thọ Xương ; cho đến đời Đồng Khánh không đổi. Nay
là đất các phường quận phía nam nội thành Hà Nội.

3 Nguyên văn chép hai chữ và , đều âm Trại, hiện chưa xác định được sự phân biệt.
4 Tổng Thuận Mỹ: tên cũ là tổng Tiền Túc.
5 Thôn Xuân Yên: Từ đầu Nguyễn về trước là thôn Xuân Hoa, từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa, đổi là

Xuân Yên.
6 Phường Cổ Vũ là 1 trong 18 phường thuộc huyện Thọ Xương đời Lê, từ đầu triều Nguyễn đã chia nhỏ thành 7

thôn (Yên Nội, Thị Vật, Thượng, Trung, Trung Hạ, Bắc Thượng, Bắc Hạ). Tên cả 7 thôn này đều có định ngữ
để chỉ thuộc phường Phục Cổ đời Lê.

7 Thôn Hội Vũ: tên cũ là thôn Chiêu Hội . Từ năm 1890 kiêng chữ Chiêu  (Nguyễn Phúc Chiêu, tên huý
vua Thành Thái), đổi là thôn Hội Vũ .

8 Tổng Đồng Xuân: tên cũ là tổng Hậu Túc.
9 Phường Đông Hà ghi đây là Phường Đông Hà đầu Nguyễn; đến đời Đồng Khánh, phường Đông Hà thuộc tổng

Thuận Mỹ (đã ghi trên), tách thôn Hương Bài sang tổng Đồng Xuân.
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3- Tổng Đông Thọ1, 13 thôn, phường:
1.Thôn Dũng Thọ 2.Thôn Hương Mính 3.Thôn Ngư Võng 4.Thôn Đông Yên
5.Thôn Nam Phố 6.Phường Hà Khẩu 7.Thôn Diên Hưng
8.Thôn Nhiễm Thượng phường Đông Tác2 9.Thôn Trung Yên 10.Phường Gia Ngư 
11.Thôn Ưu Nghĩa 12.Thôn Cựu Lâu 13.Thôn Thanh Hà

4-Tổng Phúc Lâm3, 18 xã, thôn:
1.Thôn Phúc Lâm 2.Thôn Trừng Thanh Thượng 3.Thôn Sài Thúc Trừng Thanh Trung4

4.Thôn Kiếm Hồ Trừng Thanh Hạ 5.Thôn Nguyên Khiết Thượng
6.Thôn Nguyên Khiết Hạ 7.Thôn Ngũ Hầu Trừng Thanh Trung
8.Thôn Mỹ Lộc 9.Thôn Hữu Thị Tây Luông 10.Thôn Vọng Hà 
11.Thôn Hương Nghĩa 12.Thôn Hữu Tân 13.Thôn Nghĩa Dũng 14.Thôn Trang Lâu
15.Thôn Thanh An 16.Thôn Trừng Thanh 17.Xã Cơ Xá 18.Thôn Bảo Linh

5-Tổng Yên Hòa5, 11 thôn, phường:
1.Thôn Yên Hoà 2.Phường Xã Đàn 3.Thôn Trung Phụng 4.Thôn Thổ Quan 
5.Thôn Hữu Biên Giám 6.Thôn Thanh Miến 7.Thôn Văn Hương 
8.Thôn Minh Giám 9.Thôn Cổ Giám 10.Thôn Văn Tân 11.Thôn Lương Sử

6-Tổng Vĩnh Xương6, 15 thôn, phường:
1.Thôn Vĩnh Xương 2.Thôn Yên Trung Thượng 3.Thôn Yên Trung Hạ
4.Thôn Linh Quang 5.Thôn Linh Động 6.Thôn Bắc Thượng, Bắc Hạ phường Cổ Vũ
7.Thôn Yên Tập 8.Thôn Bích Lưu 9.Thôn Đông Mỹ 10.Thôn Mỹ Đức 
11.Thôn Liên Đường 12.Thôn Nam Ngư7 13.Thôn Thuyền Quang 
14.Thôn Tiên Mỹ 15.Thôn Phụ Khánh

7-Tổng Kim Liên8, 15 thôn, phường, trại:
1.Phường Kim Liên9 2.Phường Bạch Mai10 3.Trại Quỳnh Lôi 
4.Thôn Trung Tự phường Đông Tác 5.Phường Phục Cổ 6.Thôn Phúc Lâm Tiểu
7.Thôn Hoà Mã 8.Phường Phúc Lâm 9.Thôn Vũ Thạch 10.Thôn Hồi Mỹ
11.Thôn Vân Hồ 12.Thôn An Nhất 13.Thôn Thịnh Yên 14.Thôn Đông Tân11

15.Thôn Giáo Phường

8.Tổng Thanh Nhàn12, 8 thôn:
1.Thôn Thanh Nhàn 2.Thôn Lương Yên 3.Thôn Lạc Trung 4.Thôn Lãng Yên

                                                     
1 Tổng Đông Thọ: tên cũ là tổng Hữu Túc.
2 Tức thôn Lương Thượng trước thuộc phường Đông Tác (Đông Tác là 1 trong 18 phường của huyện Thọ Xương

đời Lê).
3 Tổng Phúc Lâm: tên cũ là tổng Tả Túc.
4 Thôn Trừng Thanh Trung Sài Thúc: nguyên đã có từ đầu triều Nguyễn (x. CTTX), hiểu nghĩa là thôn Sài Thúc

trước thuộc thôn Trừng Thanh Trung (đời Lê). ở dưới cũng thế.
5 Tổng Yên Hoà: tên cũ là tổng Hữu Nghiêm.
6 Tổng Vĩnh Xương: tên cũ là tổng Tiền Nghiêm.
7 Thôn Nam Ngư: tên cũ là thôn Hoa Ngư ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa, đổi là Nam Ngư 

.
8 Tổng Kim Liên: tên cũ là tổng Tả Nghiêm.
9 Phường Kim Liên: tên cũ là phường Kim Hoa ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) đổi là Kim Liên .
10 Phường Bạch Mai: tên cũ là phường Hồng Mai ; từ năm Tự Đức thứ 1 (1848) kiêng đồng âm chữ Hồng

, đổi là Bạch Mai .
11 Thôn Đông Tân, ngv. chép , đúng phải là  (Bến Đông) như ghi trên bản đồ kèm theo.
12 Tổng Thanh Nhàn: Trước thuộc địa phận tổng Hậu Nghiêm.
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5.Thôn Hàm Khánh 6.Thôn Vọng Đức 7.Thôn Hương Viên1 8.Thôn Cảm Hội

Dân đinh: 2.775 người.

Binh đinh: 36 người.

Ruộng đất: 1.904 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5.642 quan.
-Nộp bằng thóc: 567 hộc.

Huyện vĩnh thuận

Huyện Vĩnh Thuận2 có 5 tổng, gồm 40 thôn, trại, phường:

1- Tổng Yên Thành, 12 thôn:
1.Thôn Yên Thành 2.Thôn Yên Trạch 3.Thôn Yên Định 4.Thôn Yên Thuận 
5.Thôn Yên Ninh 6.Thôn Lạc Chính 7.Thôn Thanh Bảo 8.Thôn Trúc An 
9.Thôn Khán Xuân 10.Thôn Châu An 11.Thôn Yên Viên 12.Thôn Yên Quang

2- Tổng Thượng, 7 phường:
1.Phường Giai Cảnh3 2.Phường Thạch Khối 3.Phường Yên Phụ4 4.Phường Tây Hồ 
5.Phường Quảng Bá 6.Phường Nhật Chiêu 7.Phường Nghi Tàm

3-Tổng Trung, 6 phường:
1.Phường Thuỵ Chương2.Phường Hồ Khẩu 3.Phường Yên Thái
4.Phường Bái Ân 5.Phường Võng Thị 6.Phường Trích Sài

4-Tổng Nội, 9 trại, thôn:
1.Trại Liễu Giai 2.Thôn Tam trại Giảng Võ
3.Trại Vĩnh Phúc và thôn Cống Yên 4.Trại Đại Yên 5.Trại Ngọc Hà
6.Trại Thủ Lệ 7.Trại Cống Vị 8.Trại Vạn Bảo 9.Trại Hữu Tiệp

5-Tổng Hạ, 6 phường, trại:
1.Trại Nam Đồng 2. Trại Khương Thượng 3.Phường Nhược Công
4. Trại Thịnh Quang 5. Trại Yên Lãng 6.Phường Thịnh Hào

Dân đinh: 1.356 người.

Binh đinh: 114 người.

Ruộng đất: 3.145 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 4.531 quan.
-Nộp bằng thóc: 448 hộc vuông.

                                                     
1 Thôn Hương Viên: Từ đầu Nguyễn về trước là thôn Hoa Viên ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa,

đổi là Hương Viên .
2 Huyện Vĩnh Thuận : Đời Lê là huyện Quảng Đức thuộc phủ Phụng Thiên. Từ đời Lê sơ đến

thời Tây Sơn đều giữ số 18 phường. Triều Nguyễn, năm Gia Long 4 (1805) đổi tên là huyện Vĩnh Thuận, gồm
5 tổng, 57 xã, thôn phường trại; đời Tự Đức đến đời Đồng Khánh: 5 tổng, 40 thôn phường trại. Nay là các quận
Hoàn Kiếm, Đống Đa và một phần quận Ba Đình thành phố Hà Nội.

3 Phường Giai Cảnh: Từ đầu Nguyễn về trước là phường Hoè Nhai.
4 Phường Yên Phụ: Từ đầu Nguyễn về trước là phường Yên Hoa , từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa,

đổi là Yên Phụ .
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Phong tục:

Trong La Thành1 dân thưa. Những người quê gốc dời đổi nơi ở bất thường. Quan lại và nhà Nho
các nơi đổ về tụ hội. Đàn ông chuyên việc văn học, đàn bà lo việc chợ búa. Các nhà làm thợ đều là
chuyên nghiệp. Những kẻ du đãng cũng không phải ít. Có hai, ba phố người Thanh (Trung Quốc) và
người nước ta ở xen với nhau, thích xa hoa phù phiếm.

Hàng năm đến ngày tết Nguyên đán mọi người ăn mặc đẹp đẽ đi chúc mừng nhau rồi đi chơi các
nơi lễ chùa vãng cảnh, trên đường người đông như mắc cửi. Tết Đoan dương2 nhà nhà bày rượu, treo
hổ ngải3. Tết Trung thu chơi đèn cá4, tiếng hò reo thâu đêm mới tan.

Ngoài La Thành có một ít ruộng đất ao đầm, tập tục còn quê mùa. Thôn Chân Cầm có người theo
đạo [Thiên chúa].

Sản vật:

Huyện Thọ Xương không có thổ sản, nhưng hàng ta hàng Tàu đổ về không thiếu thứ gì. Gần đây
các nhà buôn giàu bị thua lỗ, hàng hoá tích trữ chỉ được một phần mười khi trước mà thôi.

Hai phường Yên Thái, Hồ Khẩu huyện Vĩnh Thuận có nghề làm giấy trắng. Phường Bái Ân, Trích
Sài có nghề dệt lĩnh dày5. Hồ Tây ngày trước thường có chim sâm cầm, thịt thơm ngon. Từ khi vỡ đê ở
Quảng Bá thì ít khi thấy chim đến.

Khí hậu:

Giống huyện Từ Liêm.

Danh thắng:

Nùng Sơn, Tam Sơn, Khán Sơn đều là các núi đất ở trong tỉnh thành.

Sông thì có Nhị Hà là sông lớn. Sông Tô, sông Ngưu cạn và hẹp, quanh co uốn khúc. Hồ Hoàn
Kiếm hai bên bờ có nhiều chùa, miếu. Giữa hồ có [gò đất nổi gọi là] Ngọc Sơn, trên gò có miếu thờ
Văn Xương đế quân. Phía trước có đình Trấn Ba, bên phải là cầu Thê Hóc. Phía ngoài cầu ghép đá
thành hình Tháp bút, Đài nghiên, cách thức khả quan. Hồ Tây rất lớn mà trong, ven bờ cũng có nhiều
danh lam cổ tự đáng để cho du khách lãm thưởng. Hồ Trúc Bạch, hồ Cổ Ngựa, hồ Bảy Mẫu thì
nhỏ hơn.

Chùa Một Cột, chùa Tiên Phúc, chùa Yên Lãng đáng kể là những nơi cổ tích danh thắng.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ trạm Hà Mai, qua trạm Hà Trung đi về phía tây đến xã Thượng Yên Quyết
giáp tỉnh Sơn Tây, dài 3 dặm.

-Một đường quan báo từ trạm Hà Trung đi lên phía bắc đến bến sông Nhị Hà, dài 1 dặm lẻ 10
trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến thôn Lương Yên giáp huyện Thanh Trì, dài 2 dặm.

                                                     
1 La Thành : vòng thành đắp phía ngoài thành chính, quen dùng như tên thành. Sử ghi năm 767 đã có đợt

"canh trúc" (đắp lại có thay đổi), riêng đợt đắp sửa năm 866 (Hàm Thông 7, thời Cao Biền làm Tiết độ sứ)
được coi là có quy mô to lớn.

2 Tết Đoan Dương: cũng gọi là tết Đoan ngọ, tức ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch, tương truyền ý nghĩa ban đầu là
kỷ niệm ngày mất của Khuất Nguyên.

3 Hổ ngải , hoặc gọi là ngải hổ : dùng rơm, cỏ bện thành hình con hổ để trừ tà trong ngày tết Đoan
Ngọ.

4 Ngv. Ngư đăng, thường lấy 2 chiếc lá cây thiên tuế buộc úp bụng vào nhau, cài lá vào với nhau, bên trong để
chiếc đĩa nhỏ đựng dầu lạc và bấc đèn, hoặc cắm cây sáp, ban đêm thắp đèn đốt nến, trông xa như hình con cá,
gọi là ngư đăng (đèn cá).

5 Ngv. Nam tố lăng .
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-Một con đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến phường Trích Sài giáp huyện Từ Liêm, dài 2
dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, đến phường Kim Liên giáp huyện Thanh Trì, dài 1
dặm.

-Một đường nhỏ từ hyện lỵ đi về phía bắc đến bến sông Nhị Hà thôn Kiếm Hồ, đối bờ bên là huyện
Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh, dài 1 dặm.

Phủ Thường Tín

Phủ Thường Tín1 ở phía nam tỉnh thành. Phủ kiêm lý huyện Thượng Phúc, thống hạt hai huyện
Thanh Trì, Phú Xuyên. Phủ lỵ cũ trước đặt ở xã La Phù huyện Thượng Phúc; năm Gia Long thứ 7
(1808) dời về xã Hà Hồi; năm Minh Mệnh thứ 13 (1832) dời về địa phận xã Vân Trai tổng
Thượng Cung.

Thành phủ đắp bằng đất. Bên trái gần đường dịch trạm, bên phải gần khu dân cư. Trước sau, phải,
trái mỗi chiều đều dài 50 trượng 4 thước lẻ. Chu vi 201 trượng 6 thước lẻ; cao 5 thước 8 tấc, dày 1
trượng 5 thước. Ngoài thành bốn phía đều có hào, rộng 4 trượng 3 thước lẻ, sâu trên dưới 5 thước. Có
3 cửa (Tiền, Tả, Hữu, mỗi cửa dài 1 trượng 5 thước 1 tấc, rộng 1 trượng 7 tấc, cao 1 trượng 1 thước 6
tấc, lòng cửa rộng 1 thước 2 tấc). Trên thành 4 góc đều có đặt pháo đài.

Phủ hạt phía đông giáp sông Nhị Hà, đối bờ là giang phận 2 huyện Gia Lâm, Văn Giang tỉnh Bắc
Ninh và giang phận 2 huyện Đông Yên, Kim Động tỉnh Hưng Yên. Phía tây giáp giới huyện Thanh
Oai phủ ứng Hoà. Phía nam giáp giới huyện Duy Tiên phủ Lý Nhân. Phía bắc giáp giới 2 huyện Thọ
Xương, Vĩnh Thuận.

Đông tây cách nhau 25 dặm. Nam bắc cách nhau 64 dặm lẻ.

Phủ có 3 huyện, gồm 35 tổng:

1-Huyện Thượng Phúc, 12 tổng:
1.Tổng Cổ Hiền 2.Tổng Thượng Cung 3.Tổng La Phù 4.Tổng Triều Đông
5.Tổng Đông Cứu 6.Tổng Phượng Dực 7.Tổng Hà Hồi 8.Tổng Bình Lăng
9.Tổng Tín An 10.Tổng Vạn Điểm 11.Tổng Chương Dương 12.Tổng Thụy Phú

2-Huyện Thanh Trì, 12 tổng:
1.Tổng Thanh Trì 2.Tổng Cổ Điển 3.Tổng Hoàng Mai 4.Tổng Ninh Xá
5.Tổng Nam Phù Liệt 6.Tổng Vĩnh Đặng 7.Tổng Khương Đình 8.Tổng Thanh Liệt
9.Tổng Vạn Phúc Châu 10.Tổng Vân La 11.Tổng Sâm Thị 12.Tổng Hà Liễu

3-Huyện Phú Xuyên, 11 tổng:
1.Tổng Hoà Mỹ 2.Tổng Đường Hoàng Trung 3.Tổng Lương Xá
4.Tổng Già Cầu 5.Tổng Đường Xuyên 6.Tổng Thịnh Đức 7.Tổng Mỹ Lâm
8.Tổng Biện Thuỷ 9.Tổng Khai Thái 10.Tổng Mộc Phàm 11.Tổng Chuyên Nghiệp

Dân đinh: 14.103 người.

                                                     
1 Phủ Thường Tín: Thời Bắc thuộc là quận Giao Chỉ; thời Lý Trần là châu Thượng Phúc. Thời thuộc

Minh đổi là châu Phúc Yên gồm 3 huyện: Bảo Phúc, Phù Lưu, Thanh Đàm. Nhà Lê đặt làm phủ Thường Tín
thuộc thừa tuyên Sơn Nam (sau đổi là trấn), gồm 3 huyện Thanh Trì, Thượng Phúc, Phú Xuyên. Các triều sau
vẫn theo như thế. Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) tách toàn bộ phủ Thường Tín đặt thuộc vào tỉnh Hà Nội. Nay
các huyện Thượng Phúc, Phú Xuyên thuộc tỉnh Hà Tây, huyện Thanh Trì thuộc thành phố Hà Nội.
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Binh đinh: 1.515 người.
Ruộng đất: 91.211 mẫu.
Thuế cả năm:

-Nộp bằng tiền: 62.493 quan.
-Nộp bằng thóc: 41.156 hộc vuông.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ địa giới huyện Thọ Xương qua trạm Hà Mai đến phủ lỵ, rồi qua các trạm
Hà Hồi, Hà An đi về phía nam đến giáp huyện Duy Tiên, dài 64 dặm.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ về phía đông, qua huyện Thanh Trì đến Bãi Tự Nhiên giáp sông Nhị Hà,
đối bờ là địa phận tỉnh Hưng Yên, dài 15 dặm 108 trượng.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ về phía tây, qua sông Nhuệ đến xã La Phù giáp giới huyện Thanh Oai,
quanh co dài 9 dặm 14 trượng.

Huyện Thượng Phúc

Huyện Thượng Phúc1 do phủ Thường Tín kiêm lý.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Thanh Trì, phía tây giáp huyện Thanh Oai, phía nam giáp huyện
Duy Tiên, phía bắc giáp huyện Thọ Xương.

Đông tây cách nhau 8 dặm. Nam bắc cách nhau 20 dặm 63 trượng.

Huyện có 12 tổng, gồm 83 xã, thôn:

1-Tổng Cổ Hiền, 9 xã, thôn:
1.Thôn Bảo Hiền xã Cổ Hiền 2.Thôn Phụng Công xã Cổ Hiền
3.Xã Nhuệ Giang 4.Xã Hưng Hiền 5.Xã Dưỡng Hiền 6.Xã Nhân Hiền
7.Thôn Hạ xã Nhị Khê 8.Thôn Thượng Đình Tam xã Nhị Khê 9.Xã Thụy ứng

2-Tổng Thượng Cung2, 7 xã, thôn:
1.Xã Thượng Cung3 2.Xã Yên Phú 3.Thôn Văn Ngoại xã Văn Giáp
4.Thôn Văn Hội xã Văn Giáp 5.Thôn Định Quán 6.Thôn Trát Cầu
7.Xã Vân Trai

3-Tổng La Phù, 8 xã, thôn:
1.Xã La Phù 2.Thôn Hoè Thị xã Thượng Phúc 3.Xã Phác Động
4.Thôn Đình Tổ xã Hoành Phúc 5.Xã Gia Phúc 6.Xã La Uyên
7.Thôn Lộc Dư xã Hoành Phúc 8.Thôn Mễ Sơn xã Thượng Phúc

4-Tổng Triều Đông, 4 xã:
1.Xã Triều Đông 2.Xã Nghiêm Xá 3.Xã Yên Cốc 4.Xã Liễu Viên

5-Tổng Đông Cứu, 6 xã, thôn:
1.Xã Đông Cứu 2.Thôn Cổ Chất xã Tả Giai 3.Thôn Vĩnh Mộ xã Tả Giai
4.Xã Ba Lăng 5.Xã Cống Xuyên 6.Xã Cao Xá

                                                     
1 Huyện Thượng Phúc : Thời Lý Trần là châu Thượng Phúc; thời thuộc Minh đổi làm huyện Bảo Phúc

thuộc châu Phúc Yên phủ Giao Châu. Nhà Lê vẫn đặt làm huyện Thượng Phúc thuộc phủ Thường Tín. Đến đời
Đồng Khánh vẫn theo như thế. Hiện nay chủ yếu là đất huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây.

2 Xem chú tiếp dưới.
3 Tổng (và xã) Thượng Cung: Đầu Nguyễn về trước là tổng (và xã) Thượng Hồng ; từ năm Tự Đức 1 (1848)

kiêng chữ Hồng , đổi là tổng (và xã) Thượng Cung .
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6-Tổng Phượng Dực, 7 xã:
1.Xã Phượng Dực 2.Xã Đồng Quan 3.Xã Trình Viên 4.Xã Phú Túc1 
5.Xã Phù Bật 6.Xã Tiến Động 7.Xã Xuân La

7-Tổng Hà Hồi, 9 xã, thôn:
1.Xã Hà Hồi 2.Xã Phương Quế 3.Xã Khê Hồi 4.Xã Đức Trạch
5.Xã Phú Cốc 6.Xã Bạch Liên2 7.Thôn Bình Vọng3 8.Xã Quất Lâm 
9.Xã Quất Tỉnh

8-Tổng Bình Lăng, 9 xã, thôn:
1.Xã Bình Lăng 2.Xã Vũ Lăng 3.Xã Hương Giai 4.Xã Tử Dương 
5.Xã Tam Xá 6.Xã Đô Quan 7.Xã Quất Động 8.Xã Hướng Dương 
9.Xã Từ Vân

9-Tổng Tín yên, 5 xã:
1.Xã Tín Yên 2.Xã Đông Duyên 3.Xã Yên Duyên 4.Xã Lưu Khê
5.XÃ HÀ VĨ

10-Tổng Vạn Điểm, 6 xã:
1.Xã Vạn Điểm 2.Xã Văn Tự 3.Xã Hoàng Xá 4.Xã Địa Mãn
5.Xã Nhân Vực 6.Xã Do Lễ

11-Tổng Chương Dương, 8 xã:
1.Xã Chương Dương 2.Xã Kỳ Dương 3.Xã Thư Dương 4.Xã Bộ Đầu
5.Xã Yên Cảnh 6.Xã Cát Ba 7.Xã Chương Lộc 8.Xã Tự Nhiên Châu

12- Tổng Thụy Phú, 5 xã:
1.Xã Thụy Phú 2.Xã Đại Gia 3.Xã Duyên Yết 4.Xã Duyên Trang
5.Xã Lật Dương

Dân đinh: 5.080 người.

Binh đinh: 499 người.

Ruộng đất: 27.274 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 20.512 quan.
-Nộp bằng thóc: 11.991 hộc phương.

Phong tục:

Tập tục tương đối thanh nhã; việc ma chay cưới hỏi theo nếp tiết kiệm. Hàng năm mở hội ca hát tế
thần: vùng cấy lúa thu thì mở hội vào mùa xuân; vùng cấy lúa hè thì mở hội vào mùa thu. Đàn ông đàn
bà phần nhiều theo đạo Phật. Dân xã Xuân La có những kẻ hung hăng lỗ mãng. La Khê4, Hà Hồi,
Hoàng Xá, Thượng Cung, Định Quán, Nghiêm Xá, Yên Cốc, Trình Viên, Do Lễ là các xã, thôn theo
đạo Tây, đều gián tòng5.

                                                     
1 Xã Phú Túc: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Phú Hoa ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa, đổi là

Phó Tóc .
2 Xã Bạch Liên: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Bạch Hoa ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) đổi là Bạch Liên

.
3 Thôn Bình Vọng: trên bản đồ kèm theo ghi là xã Bình Vọng.
4 La Khê chắc chép lầm, vì huyện Thượng Phúc không có xã La Khê. Gần xã Hà Hồi có xã Xuân La, xã Khê Hồi.
5 Gián tòng: chỉ một số nhà (trong xã, thôn) theo đạo Thiên chúa; phân biệt với toàn tòng là tất cả mọi nhà trong

xã, thôn đều theo đạo Thiên Chúa.
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Sản vật:

Lúa thu, lúa hè ngang nhau. Dâu trồng ở đất bãi. Các xã Hà Hồi, Đức Trạch, Phú Cốc, Khê Hồi,
Phương Quế làm nghề nấu rượu. Xã Đình Tổ dệt vải, nộp sản vật.

Khí hậu:

Giống như huyện Từ Liêm.

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

- Sông Kim Ngưu: phía trên giáp Thọ Xương, qua Thanh Trì, chảy ven theo các tổng Tín Yên, Vạn
Điểm thuộc bản huyện, rồi chảy sang huyện Phú Xuyên, đổ vào sông Nhuệ, dài khoảng 73 dặm lẻ.

- Sông Tô Lịch: phía trên giáp Thọ Xương, qua Thanh Trì, chảy ven theo thôn Nhuệ Giang tổng Cổ
Hiền thuộc bản huyện, rồi chảy về phía tây hợp vào sông Nhuệ, dài khoảng 44 dặm 114 trượng.

- Sông Nhuệ: phía trên giáp huyện Thanh Oai, chảy qua phía Nam bản huyện sang huyện Phú
Xuyên rồi lại hợp với sông Kim Ngưu, đến ngã ba Lương Thủy hợp dòng với sông Sa Giang, lại
chuyển về phía Nam, đến địa phận tổng Trác Bút huyện Nam Xương thì chia làm 2 dòng: Một dòng đổ
vào cửa cống sông Mang. Một dòng chảy về phía đông qua huyện Duy Tiên, hợp với sông Nhị Hà, dài
91 dặm 45 trượng.

Danh thắng:

Ba ngôi chùa thiêng là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi (ở các xã, thôn Văn Ngoại, Văn Hội, Gia
Phúc): Hàng năm làm lễ cầu tạnh, cầu mưa đều thấy linh ứng. Có khi gặp hạn, cầu đảo 3 đến 5 ngày
chưa thấy mưa, [quan sở tại] sức cho các thôn Văn Hội, Văn Ngoại sắm sửa rồng rơm cờ phướn đem
sang rước thần linh Pháp Vũ đến 2 chùa Pháp Vân, Pháp Lôi cùng cầu đảo lập tức linh ứng.

Đường đi:

- Một đường quan báo trên từ thôn Ba xã Thượng Đình giáp xã Phú Am huyện Thanh Trì, phía dưới
đến xã Hoàng Xá giáp xã Nam Phú huyện Phú Xuyên, dài 20 dặm 63 trượng.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ về phía đông đến địa giới huyện Thanh Trì, dài 1 dặm 10 trượng.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ về phía tây, đến địa giới huyện Thanh Oai dài 6 dặm 69 trượng.

Huyện Thanh Trì

Thanh Trì1 là huyện thống hạt của phủ Thường Tín. Huyện lỵ đặt trong khu dân cư thuộc địa phận
xã Đông Phù liệt tổng Nam Phù Liệt. Không có thành trì, bốn mặt trồng tre gai làm rào, chu vi 28
trượng 5 thước. Mở 1 cửa ở mặt tiền.

Huyện hạt phía đông giáp sông Nhị Hà, đối bờ là địa giới huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh; phía tây
giáp huyện Thanh Oai; phía nam giáp huyện Thượng Phúc; phía bắc giáp huyện Thọ Xương.

                                                     
1 Huyện Thanh Trì: Chính sử ghi địa danh Tây Phù Liệt  là khu vực cát cứ của sứ quân Nguyễn Siêu

(Toàn thư) xếp ngang với các khu vực cấp hương hoặc huyện thuộc các sứ quân khác, đến thời Đồng Khánh
vẫn còn di tích trong tên tổng và xã Nam Phù Liệt, xã Đông Phù Liệt, nay là thôn Đông Phù xã Đông Mỹ. Đời
Trần là huyện Long Đàm . Năm Thiên ứng Chính Bình 14 (1245) đời Trần Thái Tông vỡ đê Long Đàm
(Cương mục, CB6) là đê ở huyện này. Thời thuộc Minh đổi huyện Long Đàm làm Thanh Đàm  (THQQ).
Triều Lê, triều Mạc gọi là huyện Thanh Đàm, đặt thuộc phủ Thường Tín. Đầu đời Lê Trung hưng, kiêng huý
Thế Tông Lê Duy Đàm (1573-1600), đổi là Thanh Trì ; sau lại kiêng chữ Thanh  (trong) là tên tước
của Thanh vương Trịnh Tráng (1623-1657), đổi dùng chữ Thanh  (xanh); các triều sau đều theo thế. Nay là
huyện Thanh Trì và phần phía nam nội thành Hà Nội.
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Đông tây cách nhau 30 dặm. Nam bắc cách nhau 25 dặm.

Huyện có 12 tổng, gồm 100 xã, thôn, trại, sở:

1-Tổng Thanh Trì, 9 xã, thôn, trại, sở:
1.Xã Thanh Trì 2.Xã Đồng Nhân Châu 3.Xã Nam Dư 4.Sở Vĩnh Tuy
5.Thôn Hạ sở Yên Duyên 6.Xã Yên Duyên 7.Xã Thuý ái Châu
8.Xã Khuyến Lương 9.Thôn Thượng sở Yên Duyên

2- Tổng Hoàng Mai, 10 xã, thôn:
1.Xã Phương Liệt 2.Xã Tương Mai 3.Thôn Giáp Nhất xã Thịnh Liệt
4.Thôn Giáp Nhị 5.Thôn Giáp Tứ 6.Thôn Giáp Bát 7.Xã Hoàng Mai
8.Xã Mai Động 9.Thôn Giáp Lục 10.Thôn Giáp Thất

3-Tổng Cổ Điển, 12 xã, thôn:
1.Xã Cổ Điển 2.Xã Cương Ngô 3.Xã Đồng Trì 4.Xã Quỳnh Đô
5.Thôn Bảo Thị xã Vĩnh Trung 6.Thôn Ngọc Hồi xã Vĩnh Trung
7.Xã Văn Điển 8.Xã Huỳnh Cung 9.Xã Yên Ngưu 10.Thôn ích Vịnh xã
Vĩnh Trung 11.Thôn Yên Kiện xã Vĩnh Trung 12.Xã Lưu Phái

4-Tổng Khương Đình, 11 xã, thôn:
1.Thôn Thượng xã Định Công 2.Thôn Hạ xã Định Công
3.Xã Kim Lũ 4.Thôn Thượng Đình xã Nhân Mục Cựu 5.Thôn Hạ Đình
6.Thôn Giáp Nhất xã Nhân Mục Môn 7.Thôn Quan Nhân 8.Thôn Cự Lộc
9.Thôn Minh Kinh1 10.Thôn Trung xã Khương Đình 11.Thôn Hạ

5-Tổng Hà Liễu, 11 xã, thôn:
1.Thôn Khánh Vân xã Hà Liễu 2.Thôn Hoàng Xá xã Hà Liễu
3.Thôn Xuân Nê 4.Xã Thiên Giản 5.Xã Dụ Tiền2 6.Xã Dư Dụ
7.Thôn Đỗ Hà 8.Thôn Liễu Nội xã Hà Liễu 9.Thôn Liễu Ngoại xã
Hà Liễu 10.Thôn Tứ xã Vĩnh Dụ 11.Trại Từ Am

6-Tổng Thanh Liệt3, 7 xã, thôn:
1.Xã Thanh Liệt4 2.Xã Tựu Liệt 3.Thôn Tứ Kỳ xã Hoằng Liệt
4.Thôn Linh Đường 5.Xã Bằng Liệt 6.Thôn Đại Từ xã Linh Đường
7.Thôn Pháp Vân xã Hoằng Liệt

7-Tổng Vĩnh Đặng, 5 xã
1.Xã Vĩnh Đặng 2.Xã Nguyệt áng 3.Xã Vĩnh Bảo 4.Xã Đại áng
5.Xã Vĩnh Trung

8-Tổng Nam Phù Liệt, 9 xã, thôn:
1.Thôn Việt Yên xã Nam Phù Liệt 2.Thôn Hưu Liệt xã Nam Phù Liệt
3.Xã Văn Uyên 4.Xã Tương Trúc 5.Xã Đông Phù Liệt 6.Xã Đông Trạch
7.Xã Mỹ ả5 8.Xã Tranh Khúc 9.Thôn Tự Khoát xã Nam Phù Liệt

9-Tổng Ninh Xá, 11 xã:

                                                     
1 Thôn Minh Kinh: Từ đầu Nguyễn về trước là thôn Hoa Kinh thuộc xã Nhân Mục Môn (CTTX). Năm đầu

niên hiệu Thiệu Trị (1841) kiêng huý chữ Hoa, đổi là Minh Kinh .
2 Xã Dụ Tiền: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Dụ Tuyền . Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị (1841) kiêng đồng

âm chữ Tuyền (Nguyễn Phúc Tuyền, tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Dụ Tiền .
3 Xem chú tiếp dưới.
4 Tổng (và xã) Thanh Liệt, tên cũ là tổng (và xã) Quang Liệt.
5 Xã Mỹ ả: Đầu Nguyễn về trước là xã Hoa ả; năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa, đổi là Mỹ ¶.



Tỉnh hà nội Đồng khánh địa dư chí

20

1.Xã Ninh Xá 2.Xã Đại Lộ 3.Xã Diên Trường 4.Xã Thọ Am
5.Xã Nhị Châu 6.Xã An Phú 7.Xã Bằng Sở 8.Xã Hạ Thái
9.Xã Phúc Am 10.Xã Nội Am 11.Xã Phương Nhị1

10-Tổng Sâm Thị2, 6 xã:
1.Xã Sâm Thị 2.Xã Sâm Động 3.Xã Sâm Hồ 4.Xã Sâm Dương
5.Xã Sâm Xuyên 6.Xã Cẩm Cơ

11-Tổng Vân La, 7 xã, thôn:
1.Thôn Thượng xã Vân La 2.Thôn Chợ 3.Thôn Nội
4.Xã Thận Vi 5.Xã Nỗ Bạn 6.Xã Đông Đài 7.Xã Dương Tảo3

12-Tổng Vạn Phúc, 2 xã:
1.Xã Vạn Phúc Châu 2.Xã Yên Mỹ Châu

Dân đinh: 4.678 người.

Binh đinh: 411 người.

Ruộng đất: 25.577 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 17.187 quan.
-Nộp bằng thóc: 13.380 hộc phương

Phong tục:

Mười hai tổng trong huyện thì dân Hà Liễu cần kiệm, dân Vạn Phúc keo kiệt, dân Cổ Điển thì chất
phác, dân Hoàng Mai thì văn nhã, dân Nam Phù [Liệt], Ninh Xá, Thanh Liệt thì thuần hậu, dân Sâm
Thị, Văn La thì thô quê. Dân Vĩnh Đặng thì xảo trá, dân Thanh Trì chân chất ít văn vẻ, Khương Đình
dân gian xảo, kẻ sĩ thì phù phiếm. Đó chỉ là nét đại khái.

Còn như việc cưới xin, ma chay đều tiết kiệm. Thờ thần rất thành kính. Dân phần nhiều theo đạo
Phật. Theo đạo [Thiên chúa] gián tòng ở các xã Đồng Trì, Giáp Bát, Đàn Giản, Sâm Dương, Bằng Sở;
toàn tòng chỉ một thôn Sở Hạ mà thôi.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Đất bãi ngoài đê phần nhiều trồng dâu, mía, khoai, đậu, dưa, cà. Riêng các
xã Thanh Liệt, Bằng Liệt, Tựu Liệt có lệ nộp quả vải làm cống phẩm4. Các xã Giáp Thất, Giáp Bát có
lệ mua bột để chuyển về Kinh. Còn như Sâm Dương thì sản xuất mành trúc; Liễu Nội, Liễu Ngoại làm
nón lá; Bằng Sở làm nón sơn; Hoàng Mai nấu rượu hoa5; Nỗ Bạn ủ rượu nếp6, đều là những sản vật
bình thường không có gì đặc biệt lắm.

Khí hậu:

Cũng giống như huyện Từ Liêm.

Sông núi:

                                                     
1 Xã Phương Nhị: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Hoa Nhị , năm Thiệu Trị 1 (1841) đổi là Phương Nhị .
2 Chữ  (QV: sửu lâm thiết) âm Hán Việt có 3 cách đọc: Sâm, Xâm, Thâm. Tên xã có từ đời Trần. Bd. Toàn

thư (BK6) phiên là Thâm Thị; Bd. Cương mục (CB9-6) phiên là Sâm Thị.
3 Xã Dương Tảo: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Dương Cảo ; từ năm Minh Mệnh 17 (1836) kiêng đồng âm

chữ Cảo  (biệt huý của vua Gia Long, x. NCCH), đổi là Dương Tảo .
4 Chỉ dụ năm Minh Mệnh thứ 6 (1825): "Từ nay hàng năm gặp lễ tế hưởng về tháng mạnh hạ (tức tháng 4), Bắc

Thành tiến 2.000 quả vải, ghi làm lệnh" (ĐNHĐSL).
5 Rượu hoa (hoa tửu ): ƯTDĐC: "Xã Hoàng Mai, xã Bình Vọng có rượu sen, rượu cúc".
6 Ngv: lễ tửu .
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Trong huyện không có núi.

- Một đoạn sông Nhị Hà: phía trên từ xã Đồng Nhân giáp huyện Thọ Xương, phía dưới đến xã Thận
Vi giáp huyện Thượng Phúc, dài 28 dặm 6 thước; rộng 18 đến 19 trượng, cũng có chỗ 4 đến 5 trượng
hoặc 6 đến 7 trượng; sâu 4 đến 5 trượng.

- Một đoạn sông Ngưu Giang: phía trên từ thôn Giáp Bát, phía dưới đến xã Sâm Động giáp huyện
Thượng Phúc, dài 28 dặm 55 trượng; rộng 1 đến 2 trượng; sâu khoảng 4 đến 5 thước.

- Một đoạn sông Tô Giang: phía trên từ thôn Quan Nhân giáp huyện Từ Liêm, phía dưới giáp sông
Nhuệ, quanh co dài 32 dặm 52 trượng 6 thước; rộng 1 trượng hoặc 2 đến 3 trượng; sâu khoảng 5 đến
6 thước.

- Một đoạn sông Nhuệ: phía trên giáp sông Tô Lịch, phía dưới đến xã Dưỡng Hiền huyện Thượng
Phúc, dài 4 dặm 8 thước; rộng 1 trượng lẻ; sâu khoảng 3, 4 thước.

Danh thắng:

-Đền thờ bậc đại nho họ Chu [Văn An] ở xã Huỳnh Cung.

-Đền thờ Hai Bà Trưng Nữ vương: ở xã Đồng Nhân.

-Đền thờ bà tiết nghĩa họ Phan1 ở xã Thuý ái đều là những nơi cổ tích.

Đường đi:

- Một đường quan báo trên từ xã Hoàng Mai giáp huyện Thọ Xương, đến điểm cuối đến xã Phúc
Am giáp huyện Thượng Phúc, dài 12 dặm 8 trượng 8 thước, rộng 1 trượng lẻ.

- Một đường ven sông, trên từ xã Thanh Trì giáp huyện Thọ Xương đến xã Thận Vị giáp huyện
Thượng Phúc, dài 32 dặm 15 trượng 8 thước; rộng 1 trượng lẻ.

Huyện Phú Xuyên

Phú Xuyên2 là huyện thống hạt của phủ Thường Tín. Huyện lỵ ở xã Mỹ Lâm, tổng Mỹ Lâm. Đông
tây đều tiếp giáp với khu dân cư, không có thành trì, bốn phía đều trồng tre gai làm rào. Mở một cửa ở
mặt trước và một cửa ở mặt sau. Chu vi 80 trượng.

Huyện hạt phía đông giáp sông Nhị Hà, đối bờ với huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên; phía tây giáp
huyện Sơn Minh; phía nam giáp [hai huyện] Duy Tiên và Nam Xang; phía bắc giáp [hai huyện]
Thượng Phúc và Thanh Oai.

Đông tây cách nhau 19 dặm. Nam bắc cách nhau 16 dặm.

Huyện có 11 tổng, gồm 84 xã, thôn:

1-Tổng Hoà Mỹ, 5 xã:
1.Xã Hoà Mỹ 2.Xã Trung Lập 3.Xã Tri Chỉ 4.Xã Hoàng Lưu
5.Xã Tư Sản

2-Tổng Lương Xá, 5 xã:

                                                     
1 Phan thị Tiết nghĩa từ: ở bến Thuý ái huyện Thanh Trì (nay thuộc phường Bạch Đằng quận Hai Bà Trưng, Hà

Nội) thờ bà Phan Thị Thuấn, người xã Trảo Nha huyện Thạch Hà (nay thuộc thị trấn Can Lộc, Hà Tĩnh), vợ
thiếp Thu Lĩnh hầu Ngô Cảnh Hoàn (1720-1876).

2 Huyện Phú Xuyên: Theo ĐNNTC xưa là đất huyện Phù Lưu; thời thuộc Minh đặt thuộc châu Phúc Yên (châu
này, theo THQQ gồm 3 huyện: Bảo Phúc, Phù Lưu, Thanh Đàm). Đời Lê sơ đổi là huyện Phù Vân thuộc phủ
Thường Tín; khoảng niên hiệu Quang Thiệu (1516-1522) đổi làm huyện Phú Nguyên . Nhà Mạc, khoảng
đầu niên hiệu Vĩnh Định (1547) kiêng huý tên vua Mạc Phúc Nguyên, đổi làm huyện Phú Xuyên ; các
đời sau giữ nguyên tên không đổi. Nay là huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Tây.
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1.Xã Lương Xá 2.Xã Bất Náo 3.Xã Văn Trai 4.Xã Phú Đôi
5.Xã Đồng Phố

3-Tổng Già Cầu, 5 xã, trang:
1.Xã Già Cầu 2.Xã Sơn Minh 3.Xã Hà Thao 4.Xã Lễ Nhuế
5.Xã Ngải Khê

4-Tổng Đường Hoàng Trung, 5 xã:
1.Xã Đường Hoàng Trung 2.Xã Đường Hoàng Hạ
3.Xã Đường Hoàng Đông 4.Xã Cổ Đường 5.Xã Viên Hoàng

5-Tổng Đường Xuyên, 9 xã, thôn:
1.Thôn Thượng xã Đường Xuyên 2.Xã Hoàng Vân
3.Xã Đa Chất1 4.Xã Thượng An 5.Xã Từ Điều
6.Thôn Cổ Trai xã Đường Xuyên 7.Thôn Cầu Đông xã Đường Xuyên
8.Thôn Cầu Đoài xã Đường Xuyên 9.Thôn Thái xã Đường Xuyên

6-Tổng Thịnh Đức, 15 xã, thôn:
1.Thôn Thượng xã Thịnh Đức 2.Thôn Hạ xã Thịnh Đức 
3.Thôn Thần xã Thịnh Đức 4.Thôn Trung xã Chuyên Mỹ 
5.Thôn Cầu xã Thịnh Đức 6.Thôn Phùng xã Thịnh Đức 
7.Thôn Nam Cai xã Thịnh Đức 8.Thôn Thượng, thôn Hạ xã Chuyên Mỹ 
9.Thôn Quan Châm xã Thịnh Đức 10.Xã Đồng Vinh 
11.Thôn Ngọ xã Chuyên Mỹ 12.Xã Kim Lung 13.Xã Giới Đức
14.Xã Bối Khê2 15.Xã Nhị Khê

7-Tổng Mỹ Lâm, 9 xã, thôn, trang:
1.Xã Mỹ Lâm 2.Xã Nam Phú3 3.Xã Nam Quất 4.Xã Phú Mỹ4

5.Xã Thao Chính5 6.Xã Đỗ Xá 7.Xã Yên Quyết 8.Thôn ứng Hoà 
9.Trang Đăng Triều

8-Tổng Biện Thủy, 10 xã, thôn:
1.Xã Biện Thuỷ 2.Xã Kim Quy 3.Xã Bái Xuyên 4.Xã Bái Đô 
5.Xã Vĩnh Bảo 6.Thôn Hương Lâm 7.Xã Thần Quy
8.Thôn Lập Thành xã Mai Trang 9.Thôn Mỗ xã Mai Trang
10.Thôn Khả Liễu xã Hương Lâm

9-Tổng Khai Thái, 5 xã:
1.Xã Khai Thái 2.Xã Vĩnh Xuân 3.Xã Lật Đường 4.Xã Cổ Liêu 
5.Xã Tầm Khê

10-Tổng Mộc Phàm1, 8 xã, trại:

                                                     
1 Xã Đa Chất: từ đầu Nguyễn về trước là xã Tông Chất . Từ năm Thiệu Trị 1 (1842) kiêng chữ Tông

(Miên Tông, tên huý tiểu tự của Thiệu Trị), đổi gọi là xã Đa Chất .
2 Xã Bối Khê: chữ "bối " ở bản sao có vết sửa chữ bối dài nét ngang như chữ "cụ ".
3 Xã Nam Phú: từ đầu Nguyễn về trước là xã Nam Nguyễn . Từ năm Tự Đức 6 (1853) tránh chữ quốc tính

(họ vua), đổi là xã Nam Phú .
4 Xã Phú Mỹ: từ đầu Nguyễn về trước là xã Phú Nguyễn ; từ năm Tự Đức 6 (1853) tránh chữ quốc tính (họ

vua), đổi là xã Phú Mỹ .
5 Xã Thao Chính: từ đầu Nguyễn về trước là xã Thao Triền ; từ tháng 6-1843 kiêng chữ Triền (cận âm với

Tuyền, tên huý vua Thiệu Trị, x. NCCH), đổi là Thao Chính .
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1.Xã Mộc Phàm2 2.Xã Dĩ Phố 3.Xã Viên Dương3 4.Xã An Ninh
5.Xã An Bảo 6.Xã Nha Xá 7.Xã Lãnh Trì 8.Trại An Hoà

11-Tổng Chuyên Nghiệp, 8 xã, thôn:
1.Xã Chuyên Nghiệp 2.Xã Chuyên Mỹ 3.Xã Từ Đường 4.Xã An Lệnh
5.Xã Quan Phố 6.Xã Trung Giản 7.Xã Du Mi 8.Xã Tường Lân

Dân đinh: 4.345 người.

Binh đinh: 605 người.

Ruộng đất: 38.360 mẫu.

Tiền thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 24.794 quan.
-Nộp bằng thóc: 15.785 hộc vuông.

Phong tục:

Các xã Tư Sản, Mộc Phàm, An Bảo, An Lệnh, Từ Đường có thói hung hãn, những nơi khác phần
nhiều đều chất phác, ít học vấn, lễ nghi đơn giản. Tháng 7, tháng 8 hàng năm dân các xã mở hội ca hát
để tế thần, hoặc thi đua thuyền để làm vui. Đàn ông đàn bà tin theo đạo Phật, đình chùa cũng có nơi
được trang trí. Theo đạo [Gia Tô] có 5 xã, thôn toàn tòng: Bái Xuyên, Bái Đô, Hoàng Nguyên, Đồng
Tư, Chuyên Mỹ; 10 xã, thôn gián tòng: Lương Xá, Hà Thao, Cầu Đông, Phú Mỹ, Thành Lập, Hữu
Liêu, Tầm Khê, Chuyên Nghiệp, Du Mi, An Lệnh.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Đất bãi ven sông thích hợp với việc trồng dâu, mía, khoai, đậu.

Khí hậu:

Giống như huyện Từ Liêm.

Sông núi:

Trong huyện không có núi, cũng không có danh thắng.

-Một đoạn sông Nhị Hà: phía trên từ xã Lật Dương huyện Thượng Phúc chảy về phía nam đến Ngã
ba Lệnh (xã An Lệnh), dài 30 dặm.

-Một dòng sông nhỏ (sông Kim Ngưu): trên từ xã Trì Mãn huyện Thượng Phúc chảy về phía nam,
quanh co qua các xã, thôn: Bất Náo, Sơn Minh, Hà Thao, Thao Chính, Mỹ Lâm, Đỗ Xá, ứng Hoà đến
xã Thượng An, hợp với sông Nhuệ, dài 16 dặm; rộng trên dưới 8 thước; sâu hơn 2 thước.

- Một dòng sông nhỏ (sông Nhuệ): trên từ xã Trình Viên huyện Thượng Phúc chảy về phía đông,
qua các tổng Hoà Mỹ, Đường Hoàng, Lương Xá, Giá Cầu, Thịnh Đức, Đường Xuyên, Mỹ Lâm đến xã
Hương Lâm, đổ với sông Lương, dài 56 dặm; rộng trên dưới 10 trượng; sâu hơn 3 thước.

- Một dòng sông nhỏ (sông Sa Giang): trên từ xã Xuân Tình huyện Sơn Minh chảy về phía đông
nam, đối bờ với hai huyện Sơn Minh, Duy Tiên, qua các tổng Thịnh Đức, Đường Xuyên, đổ vào sông
Lương, dài 32 dặm, rộng trên dưới 10 thước, sâu hơn 6 thước.

                                                                                                                                                                     
1 Xem chú tiếp dưới.
2 Xã Mộc Phàm: tên đời Lê là xã Mộc Hoàn . Tại bến sông Hồng thuộc xã này năm 3-1407 có trận thủy

chiến lớn của quân nhà Hồ với 300 chiến thuyền do Tả tướng Hồ Nguyên Trừng chỉ huy, tiến đánh thuỷ quân
của Mộc Thạnh (Cương mục, CB12-16). Đến đầu triều Nguyễn, theo lệnh 4-1803, kiêng huý đồng âm chữ
Hoàn  (Nguyễn Thị Ngọc Hoàn, mẹ sinh vua Gia Long, x. NCCH), đổi là Mộc Phàm .

3 Chữ Viên trong tên xã Viên Dương : có 2 âm Viên (vũ nguyên thiết) và Hoàn (hồ quan thiết), tên xã
này đọc âm Viên.
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Ba sông nhỏ này chảy đến ngã ba Lương thì cùng hợp dòng chảy về phía đông nam, đối bờ với
huyện Duy Tiên, chảy qua tổng Biện Thủy thuộc bản huyện đến xã Thần Quy, lại chảy qua tổng Trác
Bút huyện Nam Xương đến xã Hoàng Mộ, rồi đổ vào cửa sông nơi sông Mang nối với sông Nhị, dài
trên dưới 17 dặm, rộng 5 trượng, sâu hơn 5 thước.

Đường đi:

- Một đường quan báo phía bắc giáp xã Hoàng Xá huyện Thượng Phúc, từ thôn Nam Xá đi về phía
nam, qua bến An Quyết ở trạm Hà An, đến bến thôn Hạ xã Thịnh Đức đến giáp đường quan báo huyện
Duy Tiên; dài 14 dặm 79 trượng; rộng khoảng 1 trượng.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến xã Khai Thái giáp sông Nhị, đối bờ với huyện
Kim Động tỉnh Hưng Yên; dài 6 dặm, rộng 5 thước.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây nam, ven đường đê nhỏ, qua các tổng Mỹ Lâm, Giá
Cầu, Lương Xá, Đường Hoàng, Hoà Mỹ, đến địa giới huyện Thanh Oai; dài 45 dặm, rộng 5 thước.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, ven đường đê nhỏ, qua các tổng Biện Thuỷ v.v... đến
địa giới huyện Nam Xương; dài 19 dặm, rộng 5 thước.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây bắc, qua địa phận các tổng Mỹ Lâm, Lương Xá, Giá
Cầu, đến đường đê nhỏ; dài 5 dặm, rộng 5 thước.

Phủ ứng Hoà

Phủ ứng Hoà1 ở phía tây nam thành tỉnh. Phủ kiêm lý huyện Sơn Minh, thống hạt 3 huyện Hoài
An, Chương Đức, Thanh Oai.

Phủ lỵ đặt ở xã Phương Đình tổng Phương Đình huyện Sơn Minh, liền với địa phận xã Bạch Xá.
Phía trước giáp xã Bạch Xá của tổng ấy; phía sau giáp xã Lựu Khê tổng Xà Cầu, bên trái giáp xã
Dương Khê tổng Đạo Tú, bên phải là xã Phương Đình sở tại.

Thành phủ nguyên đắp bằng đất, chu vi 192 trượng 4 thước; cao 8 thước 3 tấc (trong đó ụ thành bậc
thứ 2 cao 1 thước 5 tấc); dày 1 trượng 1 thước. Ngoài thành bốn mặt đều có hào, rộng 4 trượng 6
thước, sâu 3 thước. Mở 3 cửa phía trước, trái và phải. Mỗi cửa đều cao 1 trượng 1 thước 8 tấc; rộng 7
thước 5 tấc. Bốn góc đều có xây một pháo đài. Trong thành có công đường, nhà ở, nhà học, kho thuốc,
mỗi hạng một nhà.

Phủ hạt phía đông giáp huyện Phú Xuyên, phía tây giáp huyện Mỹ Lương, phía nam giáp huyện
Kim Bảng, phía bắc giáp huyện Từ Liêm.

Đông tây cách nhau 13 dặm 83 trượng. Nam bắc cách nhau 42 dặm 114 trượng.

Phủ có 4 huyện, gồm 33 tổng:

1-Huyện Sơn Minh, 8 tổng:
1.Tổng Sơn Minh 2.Tổng Bạch Sam 3.Tổng Xà Cầu 4.Tổng Phương Đình
5.Tổng Đạo Tú 6.Tổng Trầm Lộng 7.Tổng Đại Bối 8.Tổng Đông Lỗ

                                                     
1 Phủ ứng Hoà: Đầu đời Lý là phủ ứng Thiên ; cuối năm Thuận Thiên 5 (1014) Lý Thái Tổ đổi phủ ứng

Thiên làm Nam Kinh  (Toàn thư, BK2-7a; Cương mục, CB2-18, nhưng không hoàn toàn thay thế tên phủ
ứng Thiên). Thời thuộc Minh đổi làm huyện ứng Bình  thuộc châu Uy Man (THQQ). Nhà Lê đặt lại cấp
phủ và tên gọi cũ là ứng Thiên , gồm 4 huyện Chương Đức, Thanh Oai, Sơn Minh, Hoài An. Đến đầu đời
Nguyễn vẫn theo như thế. Năm Gia Long thứ 13 (1814) đổi là phủ ứng Hoà . Nay là huyện ứng Hoà
tỉnh Hà Tây.
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2-Huyện Thanh Oai, 12 tổng:
1.Tổng Thượng Thanh Oai 2.Tổng Tả Thanh Oai 3.Tổng Đồng Dương
4.Tổng Thắng Lãm 5.Tổng Bảo Đà 6.Tổng Nga My 7.Tổng Phương Trung
8.Tổng Đại Định 9.Tổng Động Cứu 10.Tổng Bối Khê 11.Tổng ước Lễ
12.Tổng Thuỷ Cam

3- Huyện Chương Đức, 9 tổng
1.Tổng Quảng Bị 2.Tổng Chúc Sơn 3.Tổng Lương Xá 4.Tổng Bài Trượng
5.Tổng Hoàng Xá 6.Tổng Văn La 7.Tổng Viên Nội 8.Tổng Bột Xuyên
9.Tổng Tuy Lai

4-Huyện Hoài An, 4 tổng:
1.Tổng Thái Đường 2.Tổng Phù Lưu Thượng 3.Tổng Phù Lưu Tế
4.Tổng Trinh Tiết

Dân đinh: 16.371 người.

Binh đinh: 1.620 người.

Ruộng đất: 118.544 mẫu.

Tiền thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 58.299 quan.
-Nộp bằng thóc: 66.169 hộc vuông.

Đường đi:

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, đến giáp huyện Phú Xuyên, dài 5 dặm 135 trượng, rộng
3 thước.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây, đến giáp sông Hát thuộc bản huyện, dài 1 dặm 93 trượng,
rộng 3 thước.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam, đến giáp huyện Kim Bảng, dài 18 dặm 165 trượng 2
thước 6 tấc.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc, giáp huyện Thanh Oai, dài 10 dặm 55 trượng, rộng 4
thước.

Huyện Sơn Minh

Huyện Sơn Minh1 do phủ ứng Hoà kiêm lý.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Phú Xuyên, phía tây giáp huyện Hoài An, phía nam giáp huyện
Kim Bảng, phía bắc giáp huyện Thanh Oai.

Đông tây cách nhau 7 dặm 48 trượng. Nam bắc cách nhau 25 dặm 40 trượng.

Huyện có 8 tổng, gồm 77 xã, thôn:

1-Tổng Sơn Minh, 5 xã, thôn:
1.Xã Sơn Minh 2.Xã Tử Dương 3.Xã Nghi Lộc
4.Thôn Vĩnh Thượng xã Vĩnh Lộc 5.Thôn Hạ xã Vĩnh Lộc

                                                     
1 Huyện Sơn Minh : Tên huyện có từ đời Trần. Thời thuộc Minh đổi làm huyện Sơn Định thuộc

châu Uy Man. Đầu triều Lê lấy lại tên cũ là Sơn Minh. ĐNNTC chép đời Lê Quang Thuận (1460-1469) mới
lấy lại tên cũ, đối chiếu với UTDĐC thì không phù hợp, vì ở lời cẩn án của sách ấy đã thấy có tên huyện Sơn
Minh. Triều Nguyễn giữ như cũ. Nay là đất huyện ứng Hoà tỉnh Hà Tây.
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2-Tổng Bạch Sam, 8 xã, thôn:
1.Thôn Họa Đống xã Bạch Sam 2.Thôn Đống Vũ xã Bạch Sam
3.Thôn Trung Thịnh xã Bạch Sam 4.Thôn An Trường xã Bạch Sam
5.Xã Kỳ Vật 6.Xã Bạch Sam 7.Xã Cao Lãm 8.Xã Thanh Dương

3-Tổng Xà Cầu, 10 xã, thôn:
1.Xã Xà Cầu 2.Xã Phú Lương 3.Xã Thường Bạt
4.Thôn Vũ Nội xã Liên Bạt 5.Xã Quảng Nguyên
6.Thôn Ngọ xã Liên Bạt7.Thôn Chùa xã Liên Bạt 8.Thôn Trung xã Liên Bạt
9.Thôn Vũ Ngoại xã Liên Bạt 10.Xã Lựu Khê

4-Tổng Phương Đình1, 10 xã, thôn:
1.Xã Phương Đình2 (3 thôn: Lương Xá, Đình Chàng, Hoàng Xá) 2.Thôn Vân Đình
3.Thôn Thượng xã Đoàn Xá 4.Xã Ngọ Xá 5.Xã Thanh Âm3

6.Xã Đông Dương 7.Xã Tảo Khê4 8.Xã Văn Ông 9.Xã Bạch Xá
10.Xã Đức Thọ

5-Tổng Đạo Tú, 9 xã, thôn:
1.Xã Đạo Tú 2.Xã Động Phí 3.Xã Phí Trạch 4.Xã Dũng Cảm
5.Xã Chẩn Để 6.Xã Quảng Đới 7.Xã Khánh Vân 8.Xã Thanh Hội
9.Xã Dương Khê

6- Tổng Trầm Lộng, 12 xã, thôn:
1.Xã Trầm Lộng 2.Thôn Giản Giáng xã Vạn Phúc
3.Thôn Phúc Quan xã Vạn Quất 4.Thôn Quất Lâm 5.Xã Hoà Tranh5

6.Xã Lương Đa 7.Xã An Hoà 8.Xã Kiện Vũ 9.Xã Trạch Bái
10.Xã An Cư6 11.Xã Trạch Xá 12.Xã Cống Khê

7-Tổng Đại Bối, 11 xã, thôn:
1.Thôn Ngũ Luân xã Đại Bối 2.Thôn Du Đồng xã Đại Bối
3.Thôn Giang Triều xã Đại Bối 4.Thôn Quan Tự xã Đại Bối
5.Thôn Trung Thượng xã Đại Bối 6.Xã Thọ Vực
7.Thôn Kim Châm xã Triều Hồi 8.Thôn Phục Lễ xã Triều Hồi
9.Thôn Ngoại Độ xã Triều Hồi 10.Xã Hương ái 11.Thôn Triều Khê

8-Tổng Đông Lỗ, 12 xã, thôn:
1.Thôn Ngọc Đường xã Đông Lỗ 2.Thôn Xuyết Lưu 3.Thôn Nhân Trai
4.Thôn Tiêu Thiều 5.Thôn Mạnh Tân 6.Thôn Viên Đình xã Viên Kiệu
7.Thôn Đào Xá xã Viên Kiệu 8.Thôn Kim Bồng xã Ngọc Đường
9.Thôn Kim Giang 10.Xã Tu Lễ 11.Thôn Mãn Đường xã Ngọc Đường
12.Thôn Cung Thuế

                                                     
1 Xem chú tiếp dưới.
2 Xã (và tổng) Phương Đình: Đầu Nguyễn về trước là xã (và tổng) Hoa Đình ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841)

kiêng chữ Hoa, đổi là xã (và tổng) Phương Đình .
3 Xã Thanh Âm: từ đầu Nguyễn về trước là xã Hoa Âm ; từ 1841 kiêng chữ Hoa, đổi là Thanh Âm .
4 Xã Tảo Khê: Đầu Nguyễn về trước là xã Cảo Khê ; từ năm Minh Mệnh 17 (1836) quy định kiêng chữ Cảo,

đổi làm Tảo Khê .
5 Xã Hoà Tranh: từ đầu Nguyễn về trước là xã Tông Tranh ; từ năm Thiệu Trị 1 kiêng chữ Tông, đổi là Hoà

Tranh .
6 Xã An Cư: từ đầu Nguyễn về trước là xã An Triền ; từ năm Thiệu Trị 3 (1843) kiêng chữ Triền, đổi là An

Cư .
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Dân đinh: 4.353 người.

Binh đinh: 450 người.

Ruộng đất: 30.308 mẫu.

Tiền thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 13.839 quan.
-Nộp bằng thóc: 16.553 hộc vuông.

Phong tục:

Hai tổng Phương Đình, Xà Cầu có học khá, còn lại phần nhiều làm nghề nông và buôn bán. Xóm
Thượng xã Sơn Minh theo đạo Tây1 toàn tòng. Cả xóm Thượng và xóm Hạ đều giỏi nghề thủ công.
Thôn Vũ Ngoại xã Liên Bạt, thôn Nguyễn Xá xã Đông Phú có nghề thợ đúc. Các việc cưới xin, ma
chay đều theo nếp tiết kiệm.

Sản vật:

Bốn tổng phía trên là Sơn Minh, Bạch Sam, Xà Cầu, Phương Đình địa thế tương đối cao, phần nhiều
là ruộng vụ thu, trồng xen khoai, đậu. Bốn tổng phía dưới là Đạo Tú, Trầm Lộng, Đại Bối, Đông Lỗ
địa thế tương đối thấp, nhiều ruộng vụ hè. Hàng năm mùa hè, mùa thu mưa nhiều, dân được nguồn lợi
cá sống bằng nghề đánh cá. Tháng 11, 12 ở vùng thấp nước chưa cạn hết, thường có loài chim nước
tục gọi là Mòng két tụ tập lại kiếm ăn, người ta nhân lúc sương mù giăng lưới bắt chim đem bán để
sinh sống.

Sông núi:

Trong huyện không có núi, cũng không có danh thắng.

-Một đoạn sông Hát: phía trên từ xã Tử Dương giáp xã Viên Nội huyện Chương Đức, dưới đến xã
Thanh Âm thuộc bản huyện, dài hơn 5.100 trượng, rộng hơn 25 trượng; khi nước lên sâu hơn 2 trượng;
khi nước cạn, sâu không dưới 8 đến 9 thước.

Đường đi:

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, đến giáp huyện Phú Xuyên, dài 5 dặm 135 trượng, rộng
3 thước.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây, đến giáp sông Hát thuộc bản huyện, dài 1 dặm 93 trượng,
rộng 3 thước.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam, đến giáp huyện Kim Bảng, dài 18 dặm 165 trượng, rộng
2 thước 5 tấc.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ về phía bắc, đến giáp huyện Thanh Oai, dài 6 dặm 55 trượng, rộng
4 thước.

Huyện Thanh Oai

Thanh Oai2 là huyện thống hạt của phủ ứng Hoà. Nguyên trước huyện lỵ đặt ở xã Bảo Đà, năm Tự
Đức 16 (1863) đời đến địa phận 2 xã Ninh Dương, Thượng Thanh tổng Nga My. Thành phủ đắp bằng

                                                     
1 Ngv. Tây giáo, chỉ Thiên chúa giáo.
2 Huyện Thanh Oai : Thời Ngô Đinh Lê là đất hương Đỗ Động  (cũng gọi là Đỗ Động Giang),

khu vực cát cứ của sứ quân Đỗ Cảnh Thạc. Theo Ngô Thì Sĩ, ở xã Bảo Đà có di tích thành cũ, gọi là thành Sứ
quân (Việt sử tiêu án), đến đời Lý đã đổi làm hương Thanh Oai. Sử ghi đời Lý Cao Tông hương Thanh Oai bị
cướp phá (1207, Toàn thư, BK4), sau đổi làm huyện. Thời thuộc Minh đặt thuộc châu Uy Man. Nhà Lê vẫn giữ
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đất, chu vi 132 trượng, cao 7 thước, dày 7 thước 5 tấc. Phía sau và phía trái có hào rộng 1 trượng, sâu 3
thước. Mở 2 cửa ở phía trước và phía sau.

Huyện hạt phía đông giáp hai huyện Thượng Phúc, Thanh Trì; phía nam giáp hai huyện Chương
Đức, Sơn Minh; phía bắc giáp hai huyện Từ Liêm, Thanh Trì; phía tây giáp huyện Chương Đức [cùng
phủ] và huyện An Sơn tỉnh Sơn Tây.

Đông tây cách nhau 15 dặm 39 trượng. Nam bắc cách nhau 17 dặm 74 trượng.

Huyện có 12 tổng, gồm 93 xã, thôn, trang:

1-Tổng Thượng Thanh Oai, 9 xã, thôn, trang:
1.Xã Triều Khúc 2.Trang Văn Quán 3.Thôn An Phúc
4.Thôn Cầu Đơ xã Thượng Thanh Oai 5.Thôn Xa La xã Trung Thanh Oai
6.Xã Đa Sĩ 7.Thôn Mậu Lương xã Trung Thanh Oai 
8.Thôn Yên Xá xã Trung Thanh Oai 9.Thôn Hà Trì

2-Tổng Tả Thanh Oai, 7 xã, thôn:
1.Xã Tả Thanh Oai 2.Xã Hữu Thanh Oai 3.Thôn Thượng Phúc 4.Thôn Phú Điền
5.Thôn Phú Diễn 6.Thôn Khúc Thủy 7.Thôn Cự Đà

3-Tổng Đồng Dương, 6 xã:
1.Xã Đồng Dương 2.Xã Mai Lĩnh 3.Xã Đồng Hoàng 4.Xã Cao Bộ
5.Xã Phù Lạc 6.Xã Đàn Viên

4-Tổng Thắng Lãm, 11 xã, thôn:
1.Xã Thanh Lãm 2.Thôn Văn La xã Quang Lãm
3.Thôn Chợ xã Quang Lãm 4.Thôn Văn Nội xã Thắng Lãm
5.Xã Động Lãm 6.Thôn Thượng Mạo xã Bác Lãm
7.Thôn Nhân Trạch xã Thắng Lãm 8.Xã Trinh Lương
9.Thôn Quan xã Bác Lãm 10.Thôn Huyền Khâu xã Bác Lãm
11.Xã Tuân Lộ

5-Tổng Bảo Đà, 5 xã:
1.Xã Bảo Đà 2.Xã Sinh Quả 3.Xã Tê Quả 4.Xã Thạch Bích1

5.Xã Kỳ Thuỷ

6-Tổng Đại Định, 7 xã:
1.Xã Đại Định 2.Xã Hưng Giáo 3.Xã Khê Tang 4.Xã Lê Dương
5.Xã Quảng Lại 6.Xã Đan Thầm 7.Xã Siêu Quần

7-Tổng Nga My, 7 xã:
1.Xã Nga My 2.Xã Trường Cát 3.Xã My Dương 4.Xã Cao Mật
5.Xã Thanh Thần 6.Xã Thượng Thanh Thần 7.Xã Ninh Dương

8-Tổng Phương Trung, 7 xã, thôn:
1.Xã Phương Trung 2.Xã Đôn Thư 3.Xã Kim Châu 4.Xã Cát Động
5.Thôn Nhuyễn xã Kim Bài 6.Thôn Thượng Lâm Trầm xã Kim Bài
7.Thôn Vực xã Kim Bài

                                                                                                                                                                     
tên huyện Thanh Oai , đặt thuộc phủ ứng Thiên. Các triều sau đều giữ tên cũ. Đời Lê Trung hưng,
khoảng sau 1623 kiêng chữ Thanh  (tên tước của Thanh vương Trịnh Tráng, 1623-1657), đổi chữ Thanh

 (xanh); các đời sau vẫn theo như thế. Nay là huyện Thanh Oai tỉnh Hà Tây.
1 Xã Thạch Bích: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Thạch Tuyền ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng đồng âm

chữ Tuyền, đổi là Thạch Bích .
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9.Tổng Động Cứu, 5 xã:
1.Xã Động Cứu 2.Xã Động Dã 3.Xã úc Lý 4.Xã Bạch Nao1

5.Xã Tam Đăng2

10-Tổng Bối Khê, 7 xã, thôn:
1.Xã Bối Khê 2.Xã Thanh Khê3 3.Xã Văn Khê 4.Xã Phượng Lịch
5.Xã Thiên Đông 6.Xã Thạch Nham 7.Xã Đan Nhiễm

11-Tổng ước Lễ, 7 xã, thôn:
1.Xã ước Lễ 2.Thôn Tri Lễ xã ứng Lễ 3.Xã Minh Thuỵ
4.Thôn Phúc Lâm xã Tri Lễ 5.Xã Quế Sơn
6.Thôn Châu Mai xã Quế Sơn 7.Xã Từ Châu

12-Tổng Thuỷ Cam4, 15 xã, thôn:
1.Xã Thuỷ Cam5 2.Thôn Vũ Lăng 3.Xã Canh Hoạch 4.Xã Tảo Dương6

5.Thôn Hà xã Hương Nhuỵ 6.Thôn Ang Phao xã Cao Xá
7.Thôn Thượng và thôn Thị Nguyên xã Cao Xá 8.Xã Mục Xá
9.Xã Hoàng Mộc7 10.Xã Mạch Kỳ 11.Xã Ngô Đồng8

12.Thôn Ba Dư xã Hương Nhuỵ 13.Xã Trường Xuân
14.Thôn Vân Chàng xã Văn Xá 15.Thôn Xuyên Dương xã Văn Xá

Dân đinh: 6.542 người.

Binh đinh: 654 người.

Ruộng đất: 38.355 mẫu.

Thuế cả năm:
- Nộp bằng tiền: 19.589 quan.
- Nộp bằng thóc: 22.383 hộc vuông.

Phong tục:

Tập tục xã Thạch Bích tổng Bảo Đà nhiều người hung hãn, ngoài ra đều thật thà trung hậu. Hai xã
Tả Thanh Oai, Hữu Thanh Oai có danh tiếng nhất về văn học. Việc cưới xin có nơi xa hoa, nơi tiết
kiệm không giống nhau. Mùa xuân hàng năm tế thần, mở hội ca hát hoặc các trò vui chơi. Hai xã
Hoàng Mộc, Mạch Kỳ hàng năm vào trung tuần tháng 7 mở hội thi đua thuyền. Theo Thiên chúa giáo
gián tòng ở các xã, thôn: Thạch Bích, Văn Nội, Cao Mật, Cao Bộ, Phương Trung, Đôn Thư, Canh
Hoạch, Thủy Cam, Động Cứu cũng có người theo giáo.

                                                     
1 Xã Bạch Nao: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Hoa Nao ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa, đổi là

Bạch Nao .
2 Xã Tam Đăng: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Tam Hoa ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) đổi là Tam Đăng

.
3 Xã Thanh Khê: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Hồng Khê ; từ năm Tự Đức 1 (1848) kiêng huý chữ Hồng,

đổi là Thanh Khê .
4 Xem chú tiếp dưới.
5 Xã (và tổng) Thuỷ Cam: Từ đầu Nguyễn về trước là tổng (và xã) Tuyền Cam ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841)

kiêng đồng âm chữ Tuyền , đổi là xã (và tổng) Thuỷ Cam .
6 Xã Tảo Dương: Từ đầu Nguyễn về trước là Cảo Dương ; từ năm Minh Mệnh 17 (1836) kiêng chữ Cảo, đổi

là Tảo Dương .
7 Xã Hoàng Mộc: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Hoàng Hoa ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa, đổi

là Hoàng Mộc .
8 Xã Ngô Đồng: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Ngô Hoa ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) đổi là Ngô Đồng

, lý do như trên.
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Sản vật:

Các tổng Thượng Thanh Oai, Tả Thanh Oai, Đồng Dương, Thắng Lãm, Bảo Đà, Nga My, Phương
Trung, Thuỷ Cam ít ruộng vụ hè, nhiều ruộng vụ thu, trồng xen bông1, khoai, đậu. Các tổng Đại Định,
Động Cứu, Bối Khê, Ước Lễ ít ruộng vụ thu, nhiều ruộng vụ hè. Các xã, thôn Tri Lễ, Mạch Kỳ, Huyền
Khâu dệt vải trắng. Các xã, thôn Ước Lễ, Phúc Lâm, Minh Thuỵ dệt lụa hoa2, nộp thuế sản phẩm.

Khí hậu:

Giống như huyện Từ Liêm.

Sông núi:

Trong huyện không có núi, cũng không có danh thắng.

- Một đoạn sông vừa là sông Hát từ giang phận huyện An Sơn tỉnh Sơn Tây và huyện Chương Đức
[thuộc bản phủ] ở phía tây chảy về phía nam đến giáp giang phận huyện Chương Đức, dài 3.786
trượng, rộng 20 trượng 9 thước, sâu 1 trượng 2 thước.

- Một đoạn sông nhỏ là sông Nhuệ, phía bắc giáp giang phận huyện Từ Liêm chảy về phía đông
đến giáp giang phận huyện Thanh Trì, dài 3.360 trượng 7 thước, rộng 14 trượng 5 thước, sâu 7 thước.

Đường đi:

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến giáp huyện Thanh Trì dài 12 dặm 51 trượng,
rộng 3 thước.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến giáp bến sông huyện Chương Đức, dài 2 dặm 142
trượng 8 thước, rộng 2 thước 5 tấc.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, đến giáp huyện Sơn Minh, dài 14 dặm, 47 trượng, 3
thước, rộng 4 thước.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến giáp huyện Thanh Trì, dài 14 dặm 48 trượng 2
thước, rộng 4 thước.

Huyện Chương Đức

Chương Đức3 là huyện thống hạt của phủ ứng Hoà. Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Quảng Bị. Thành
xây đá ong hình vuông, chu vi 46 trượng 5 thước 2 tấc, dày 1 thước; mở một cửa ở mặt trước và một
cửa nhỏ phía bên trái. Bốn phía không có hào.

Huyện hạt phía đông giáp vùng sông huyện Thanh Oai, phía tây giáp vùng núi huyện Mỹ
Lương tỉnh Sơn Tây, phía nam giáp giới xã Xuy Xá huyện Hoài An, phía bắc giáp giới xã Long
Châu huyện An Sơn tỉnh Sơn Tây.

Đông tây cách nhau 35 dặm 111 trượng 6 thước. Nam bắc cách nhau 29 dặm 110 trượng.

Huyện có 9 tổng, gồm 66 xã, thôn.

                                                     
1 Bông, ngv. Thổ khoáng , tức bông ta, phân biệt với bông Tàu.
2 Lụa hoa, ngv. La hoàn , loại lụa mịn, khi dệt có cải sợi ngang sợi dọc cho nổi hoa văn; âm tiếng Việt cổ

đọc là Hồ la: "Đại hồng hoa kỳ la, là Hồ la thắm nền hoa càng dày; Lam hoa kỳ la, giống này là Hồ la biếc tốt
thay dà dà" (CNNÂ, 22a).

3 Huyện Chương Đức: . Huyện và tên huyện đặt đầu đời Lê, thuộc phủ ứng Thiên (sau đổi là ứng Hoà).
Cuối đời Đồng Khánh nhập huyện Chương Đức với huyện Hoài An chia thành 2 huyện mới là Yên Đức và
Chương Mỹ. Nay là đất thuộc 2 huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức tỉnh Hà Tây.
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1-Tổng Quảng Bị, 6 xã, thôn:
1.Thôn Tiểu ứng Hoà 2.Xã Đăng Ngạn 3.Xã Quảng Bị 4.Xã ổ Vực
5.Xã Đồng Luân 6.Xã Thượng Lao

2-Tổng Chúc Sơn, 9 xã, thôn:
1.Xã Chúc Sơn 2.Xã Ninh Sơn 3.Xã Chúc Lý 4.Xã Đại Phẩm 
5.Xã Đồng Lệ 6.Xã Đại An Trường 7.Xã An Khê1 8.Xã An Duyệt 
9.Thôn Giáp Ngọ

3-Tổng Lương Xá, 7 xã, thôn:
1.Xã Thuỵ Dương 2.Xã Hương Lang 3.Xã Lam Điền 4.Xã ứng Hoà
5.Xã Diên ứng 6.Thôn Bảo Từ 7.Xã Lương Xá

4-Tổng Bài Trượng, 6 xã, thôn:
1.Xã Bài Trượng 2.Xã An Vọng 3.Xã Cổ Hiệu 4.Thôn Xuyến Cốc
5.Xã Khẳng Hoạch 6.Xã Vũ Lao

5-Tổng Hoàng Xá, 10 xã:
1.Xã Hạ Dục 2.Xã Lễ Khê 3.Xã Do Lễ 4.Xã Thiết Tháp
5.Xã Đường Kệ 6.Xã An Lạc 7.Xã Hoàng Xá 8.Xã An Cốc 
9.Xã Cảm Lâm 10.Xã Phúc Lâm

6-Tổng Văn La, 7 xã, thôn:
1.Xã Mỗ Xá 2.Xã Phụ Chính 3.Xã An Nhân 4.Xã Văn La
5.Xã Viên Ngoại 6.Xã Tử La 7.Thôn Nam Mẫu

7-Tổng Viên Nội, 7 xã:
1.Xã Phù An 2.Xã Viên Nội 3.Xã Vĩnh Xương 4.Xã Phú Hữu
5.Xã Vĩnh Lạc 6.Xã Đường Lê 7.Xã Thượng Lâm

8-Tổng Bột Xuyên, 10 xã, trại, sở:
1.Xã Bột Xuyên 2.Xã Cống Khê 3.Xã Kênh Đào 4.Xã Đoan Nữ
5.Xã Tảo Khê2 6.Xã Lê Xá 7.Sở Cống Khê 8.Xã Thanh áng
9.Trại Hanh Lợi 10.Xã Lai Tảo3

9-Tổng Tuy Lai, 4 xã, thôn:
1.Xã Tuy Lai 2.Xã Vĩnh Lãng 3.Xã Cao Đăng 4.Thôn My Sơn

Dân đinh: 3.267 người.

Binh đinh: 326 người.

Ruộng đất: 28.829 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 16.207 quan.
-Nộp bằng thóc: 15.105 hộc vuông.

                                                     
1 Xã An Khê: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Triền Khê ; từ năm Thiệu Trị 3 (1843) kiêng chữ Triền, đổi là

An Khê .
2 Xã Tảo Khê: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Cảo Khê . Từ năm Minh Mệnh thứ 17 (1836) kiêng đồng âm

chữ Cảo, đổi là Tảo Khê .
3 Xã Lai Tảo: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Lai Cảo . Từ năm Minh Mệnh thứ 17 (1836) đổi là Lai Tảo

.
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Phong tục:

Tập tục các xã An Cốc, Bảo Từ, Viên Nội, Viên Ngoại, Quảng Bị, Đăng Ngạn tương đối thanh nhã.
Dân xã Thượng Lâm ngoan ngạnh bướng bỉnh. Hai xã, thôn Cao Đăng, My Sơn ở cách biệt trong chỗ
núi rừng hẻo lánh, dân địa phương1 đều là những người bắn cung nỏ rất giỏi. Từ khi thành lập cơ Hà
Dũng đến nay, mọi người dân đều làm lính, khi có việc sai phái đều rất biết kỷ luật, gần với phong tục
người Kinh. Hai thôn, phường Ngân Ngư, Lưu Xá sống trên sông nước làm nghề đánh cá, rải rác có
người theo đạo Thiên chúa giáo, nhưng cũng không nhiều. Đại để người dân trong huyện thật thà, sinh
sống bằng nghề nông. Người ở gần núi thì kiếm củi, người ở gần sông thì đánh cá, không có nguồn lợi
nào khác. Các việc cưới xin ma chay đều theo nếp giản dị.

Sản vật:

Các xã, thôn gần chân núi như Thượng Lâm, Tuy Lai, Đường Kệ, Lỗ Sơn phần nhiều trồng chè
xanh2. Cao Đăng nuôi vịt cỏ, gà trống thiến, lại có cả cây phục linh ta, tục gọi là khúc khắc. Núi áng
Đằng ở xã Tuy Lai có cây sâm nam, ngoài ra không có sản vật gì lạ. Rải rác một số nơi có đất bãi thì
trồng mía; chân ruộng cao thì trồng khoai, đậu, cũng giống như các huyện khác.

Khí hậu:

Khí hậu bốn mùa cũng giống như ở các huyện khác. Duy các tháng 4, 5 thường có mưa lũ lớn,
nước từ thượng du và khe núi trút xuống làm cho lúa hè úng ngập tổn hại. Sau tháng 6, tháng 7 nước
sông dâng lên, ruộng đồng mênh mông nước ngập, đi lại đều phải dùng thuyền, lúa vụ thu cũng
thường bị ngập hại. Riêng 2 xã, thôn Cao Đăng, My Sơn ở quanh chân núi thì không bị thiệt hại lũ lụt,
nhưng lại bị khí lam chướng nặng nề, sương núi dày đặc từ giờ Mão đến cuối giờ Thìn vẫn chưa tan
hết. Trong các nhà thổ dân nền đất ẩm ướt, ban đêm hơi nước bốc lên như đổ mồ hôi, sáng ngày ra
quét nhà mới ráo, cũng phải đến giữa buổi mới khô. Nước khe rất độc, lỡ uống nhiều khi chết người.
Người miền xuôi lên đó chỉ 3 đến 4 ngày phần nhiều phát bệnh sốt rét, quả đúng như người ta nói
chướng khí ở đây còn độc hơn cả miền Tuyên [Quang], Lạng [Sơn]. Lại có quỷ núi hoá sùng, người
Kinh lên đây không may mà gặp nó thì phải mời thầy mo người địa phương đọc chú để giải trừ mới
khỏi, nếu không thì khó sống nổi.

Sông núi:

Núi Hoả Tinh, núi Sấu ở xã Chúc Sơn; núi Hoa ở xã Hương Lang. Xã Chúc Lý có núi Phượng
Hoàng. Xã Ninh Sơn có núi Ninh. Xã Đại An Trường có núi Nén Dài, núi Nùng. Xã Đường Kệ có núi
Tượng (tục gọi là Miếu Môn), núi Chùa, núi Xóc (lấy nửa núi làm giới hạn). Xã Tuy Lai có núi áng
Bằng. Xã Vĩnh Lãng có núi Con Muỗi. Xã Cống Khê có núi Mã Yên. Xã Hanh Lợi có núi Ngũ Nhạc,
núi Trùng Sách. Sở Cống Khê có núi Cóc Mẹ, Cóc Con. Xã Cao Đăng có núi Các Quan. Đều là những
núi có danh tiếng đáng kể. Ngoài ra ở các xã, thôn Đường Kệ, Cao Đăng, My Sơn, Tuy Lai, Vĩnh Lãng
núi non trùng điệp, muôn hố nghìn khe, khó kê ra hết được.

- Một đoạn sông vừa là sông Hát: chia dòng từ sông cái Nhị Hà chảy qua phía bên trái huyện hạt
(trên từ chỗ bên phải là bến sông xã Xuyên Cốc thuộc bản huyện, bên trái là xã Nga My huyện Thanh
Oai), chảy xuôi xuống (đến chỗ bên phải là bến sông xã Kinh Đào thuộc bản huyện, bên trái là bến
sông xã Tử Dương huyện Sơn Minh), dài 22 dặm 120 trượng; ở chỗ bên phải là xã Phù An, bên trái là
xã Lưu Xá rộng 28 trượng 5 thước, sâu 2 trượng 8 thước.

- Một đoạn sông nhỏ là sông Bùi từ tỉnh hạt Sơn Tây chảy xuống phía bên phải huyện hạt, phía trên
từ bến đò xã Chi Nê huyện Mỹ Lương, chảy xuống đến xã Lưu Xá thuộc bản huyện (tục gọi là Ngã Ba

                                                     
1 Ngv. Thổ dân.
2 Chè xanh, ngv.: Thanh trà.
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Thá, nơi sông Bùi và sông Hát hợp dòng), dài 30 dặm 40 trượng, độ rộng (ở chỗ bên trái là xã Phúc
Lâm, bên phải là xã Lưu Xá) 10 trượng 5 thước, sâu 1 trượng 6 thước.

- Một dòng khe nhỏ (tục gọi là sông Độc): bắt nguồn từ khe núi xã Cao Đăng, chảy qua địa phận
hai xã, trại Hanh Lợi, Vĩnh Lãng, đến giáp xã Đoan Nữ thì dừng, dài là 6 dặm 92 trượng 3 thước, độ
rộng (ở chỗ Cửa Suối) là 3 trượng, sâu 6 thước.

Danh thắng:

Miếu Đường Kệ [ở xã Đường Kệ], chùa Ninh Sơn ở xã Chúc Sơn, chùa Hàm Long ở xã Tuy Lai
quy mô đều nhỏ hẹp, nhưng xây dựng đã lâu đời; lại ở trong các động trong núi nên cũng đáng kể là
các am chùa có tiếng.

Đường đi:

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến bến sông xã Cổ Hiệu giáp vùng sông huyện
Thanh Oai, dài 200 dặm lẻ 155 trượng 4 thước.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến xã Cao Đăng giáp xã Minh Lương huyện Mỹ
Lương, dài 32 dặm 136 trượng 2 thước.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, đến xã Lê Xá giáp xã Xuy Xá huyện Hoài An, dài 18
dặm 116 trượng 3 thước.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến xã Ninh Sơn giáp xã Long Châu huyện An Sơn,
dài 10 dặm 73 trượng 7 thước.

Huyện Hoài An

Hoài An là huyện thống hạt của phủ ứng Hoà. Năm Tự Đức thứ 4 (1851) do phủ nha kiêm lý, đến
năm Tự Đức thứ 15 (1862) lại đặt huyện lỵ ở xã Đặng Xá tổng Thái Đường. Xung quanh huyện lỵ
không có thành trì, chỉ trồng tre làm hàng rào. Huyện lỵ phía trước, phía sau mỗi chiều dài 40 trượng 5
thước; bên phải, bên trái mỗi chiều dài 9 trượng 4 thước.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Sơn Minh; phía tây giáp huyện Mỹ Lương, lấy chân núi làm giới
hạn; phía nam giáp hai huyện Sơn Minh và Kim Bảng; phía bắc giáp hai huyện Sơn Minh và Chương
Đức.

Đông tây cách nhau 10 dặm 35 trượng. Nam bắc cách nhau 18 dặm 100 trượng 8 thước.

Huyện có 4 tổng, 51 xã, thôn, phường2:

1-Tổng Thái Đường, 10 xã, thôn:
1.Xã Thái Đường 2.Xã Hòa Xá3 3.Xã Nam Dương 4.Xã Nội Xá
5.Thôn Đức Dương xã Đinh Xuyên 6.Xã Đinh Xuyên 7.Xã Dư Xá
8.Xã Đặng Xá 9.Thôn Quán Xá xã An Phú 10.Thôn Đoàn Xá xã An Phú

2-Tổng Phù Lưu Thượng, 13 xã, thôn:
1.Xã Phù Lưu Thượng 2.Xã Nội Lưu 3.Xã Thanh Bồ 

                                                     
1 Huyện Hoài An: Thời thuộc Minh là đất hai huyện Phù Lưu và Thái Đường (có 2 xã mang tên 2 huyện xưa).

Đời Lê Thánh Tông ĐNNTC gộp chung lập huyện mới Hoài An  (1469) đặt thuộc phủ ứng Thiên
(sau đổi là ứng Hoà). Các đời sau vẫn theo thế. Nay là đất huyện Mỹ Đức tỉnh Hà Tây.

2 Ngv. chép: "  ngũ thập nhất" (51) là cộng nhầm; đúng chỉ là 50 xã, thôn, phường như danh sách và số
cộng các xã của 4 tổng kê ở dưới; cũng đúng số 50 xã, thôn phường đời Tự Đức.

3 Xã Hòa Xá: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Nguyễn Xá ; từ năm Tự Đức 6 (1853) tránh chữ quốc tính
Nguyễn, đổi là Hoà Xá .
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4.Thôn Cáp Hoàng xã Thanh Bồ 5.Xã Ngoại Hoàng 6.Xã Hữu Vĩnh
7.Xã Đục Khê 8.Thôn Thượng xã Yến Vĩ 9.Xã Đường An
10.Xã Bài Lâm 11.Thôn Bạch Độc xã Hội Xá
12.Thôn Phú Dư xã Hữu Vĩnh 13.Xã Hội Xá

3-Tổng Trinh Tiết, 15 xã, thôn:
1.Xã Trinh Tiết 2.Xã Hà Xá 3.Xã Kim Bôi 4.Xã Vạn Phúc
5.Xã Đốc Tín 6.Xã Đông Mật 7.Xã Nông Khê 8.Xã Tụy Hiền
9.Xã An Đà 10.Xã Thượng Tiết 11.Xã Trung Trọng 12.Xã An Duyệt
13.Xã Phú Đôi 14.Thôn Đốc Hậu xã Vạn Phúc 15.Thôn An Lạc xã Phú Đôi

4-Tổng Phù Lưu Tế, 12 xã, thôn:
1.Xã Phù Lưu Tế 2.Xã Tế Tiêu 3.Xã Xôi Xá 4.Xã Thượng Quất
5.Xã Phùng Xá 6.Xã Viêm Minh 7.Xã Thường Vệ1 8.Xã Chú Nhan
9.Thôn Đồng Chiêm xã Minh Nông 10.Thôn Hạ xã Minh Nông
11.Xã Ngọ Xá 12.Thôn Hổ Khê

Dân đinh: 2.209 người.

Binh đinh: 189 người.

Ruộng đất: 21.052 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8.664 quan.
-Nộp bằng thóc: 12.128 hộc vuông.

Phong tục:

Huyện lỵ tiếp giáp vùng rừng (tục gọi là Rừng Ngang), đất xấu, dân nghèo, tục chuộng quê mùa
chất phác. Dân làm nghề nông tang, đánh cá, kiếm củi, ít học hành. Việc cưới xin ma chay theo tục tiết
kiệm. Việc thờ thần đơn giản. Theo đạo [Thiên chúa] chỉ ở: Thanh Hà, Túy Hiền, Đồng Chiêm,
Hạ Đoạn, Thường Vệ (ải Giáp), Xuy Xá (Nghĩa Giáp), Ngưu Xá (Nghĩa Giáp) 7 xã, thôn, phường
mà thôi.

Sản vật:

Địa thế thấp ẩm, nhiều lúa hè, ít lúa thu. Sau khi thu hoạch, hai tổng trong đê là Thái Đường và Phù
Lưu Thượng rải rác có trồng khoai, đậu. Hai tổng ngoài đê là Trinh Tiết và Phù Lưu Tế thường có
nước lũ, không hợp với trồng mầu2. Hai xã Yến Vĩ, Đục Khê giáp rừng có sơn dược tục gọi là củ mài3,
cũng là phẩm vật bình thường.

Khí hậu:

Tháng giêng, hai mát mẻ, thỉnh thoảng có gió bấc, trời âm u, sương núi dày đặc. Tháng 3 ấm nắng.
Mùa hè thường có gió đông nam, nắng nóng oi bức. Từ tháng 6, tháng 7 trở đi, đồng ruộng ngập lũ,
dân ngoài đê đi lại bằng thuyền, đến tháng 9 nước mới rút. Mùa đông gió bấc giá rét, đến tháng chạp
rét đậm nhất.

Sông núi:

Phía tây huyện giáp vùng rừng hai huyện Mỹ Lương, Nho Quan, núi đá trùng điệp không thể kể hết
được. Núi Tiên Sơn thuộc xã Hữu Vĩnh ở phía nam huyện lỵ. Núi Hương Tích thuộc xã Yến Vĩ. Núi
Tuyết Sơn thuộc thôn Đường An đều là núi đá cao dựng đứng.

                                                     
1 Xã Thường Vệ: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Hằng Vệ . Từ năm Tự Đức 1 (1848) kiêng chữ Hằng 

(tên huý của Hoàng thái hậu Nguyễn Thị Hằng, x. NCCH), đổi là Thường Vệ .
2 Hoa lợi, ngv. kiêng huý chữ hoa, đổi thành ba lợi .
3 Củ mài: ngv. Sơn dược: "Sơn vu, sơn dược cũng danh củ mài" (CNNÂ, 67b).
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- Một đoạn sông Hát từ xã Xuy Xá giáp vùng sông huyện Sơn Minh, chảy xuống đến xã Hữu Vĩnh,
giáp vùng sông xã Quế Sơn huyện Kim Bảng, dài 4.812 trượng 6 thước, rộng khoảng 15 trượng lẻ, sâu
khoảng 1 trượng 5 đến 6 thước.

- Một dòng sông nhỏ tục gọi là sông Thanh Hà, từ vùng sông ba xã Viêm Minh, Chương Đức, ứng
Đăng, chảy xuống đến phường Hạ Đoàn thuộc bản huyện, rồi hợp dòng với sông Hát ở chỗ tục gọi là
Ngã ba Đục, dài 3.980 trượng 2 thước; sâu 1 trượng 1 thước.

- Một dòng sông nhỏ, phía trên từ thôn Đồi xã Minh Nông huyện Mỹ Lương, tục gọi là Đá Bạc,
chảy xuống đến Ngã ba Đồng Chiêm, hợp dòng với sông Thanh Hà, dài 1.806 trượng; rộng 6 trượng,
sâu 8 thước.

Danh thắng:

-Động Hương Tích: ở vùng núi xã Yến Vĩ, đi thuyền ngược theo Khe Dài, hai bên núi dựng đứng
như thành khoảng hơn nửa dặm. Lên núi, qua hai chùa Thiên Trù, Giải Oan là đến động. Trong động
tượng Phật trang nghiêm, khói hương không ngớt. Phía trước và hai bên trái phải thạch nhũ rủ xuống
như hình giá áo, cây báu, rồng mây, mặt trăng mặt trời, trông như bức tranh màu năm sắc do quỷ thần
khắc hoạ, hơn hẳn sự tạo tác của con người. Lại có giếng đá gọi là Giếng Rồng, cửa giếng hình tròn,
chỉ to bằng miệng thúng, sâu 8 tấc, đường kính 6 tấc, nước múc không hết. Cửa động khắc dòng chữ
"Nam Thiên Đệ nhất động". Trấn ở cửa có hai hòn đá nhỏ ở bên trái, bên phải đối diện nhau, gọi là
Cây tiền và Cây thóc; nhân đó làm hai chiếc cầu trên lợp ngói, dưới lát ván làm nhà nghỉ. Mỗi khi đến
mùa xuân, thiện nam tín nữ khắp nơi đến hành hương xôn xao khắp hang núi, gọi là hội Đại thắng.

-Động Tuyết Sơn: ở thôn Đường An, trong dãy núi chồng lớp. Trên đỉnh động có một pho tượng đá,
bốn phía trồng cây trúc, tán cây như chiếc lọng che, cảnh trí âm u vắng vẻ.

Đường đi:

- Một đường đê: trên từ xã Thái Đường giáp huyện Sơn Minh, đi xuống đến địa phận thôn Ngoại
Hoàng thuộc bản huyện, dài 18 dặm 100 trượng 8 thước, rộng 1 trượng 2 thước.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến xã Thái Đường giáp huyện Sơn Minh, dài 10 dặm
24 trượng, rộng 5 thước.

Phủ Lý Nhân

Phủ Lý Nhân ở phía đông nam thành tỉnh. Phủ kiêm lý 2 huyện Duy Tiên, Kim Bảng; thống hạt 3
huyện Thanh Liêm, Bình Lục, Nam Xương.

Phủ lỵ ở địa phận hai xã, phường Châu Cầu, Quy Lưu tổng Phù Đạm huyện Kim Bảng. Xung quanh
phủ lỵ đắp thành đất, chu vi 317 trượng, cao 7 thước; mặt thành rộng 2 thước, chân thành dày 2
trượng. Ngoài thành, ba phía có hào, dài cộng 324 trượng, sâu 3 thước 6 tấc, rộng 2 trượng 7 thước.
Mở 3 cửa, mỗi cửa cao 1 trượng 1 thước. ở bốn mặt thành xây 6 pháo đài.

Phủ hạt1 phía đông giáp tỉnh Hưng Yên, phía tây giáp tỉnh Ninh Bình, phía nam giáp tỉnh Nam
Định, phía bắc giáp huyện Phú Xuyên.

                                                     
1 Phủ Lý Nhân : Đời Lý là châu Lị Nhân . Sử ghi các vua Lý Thái Tông, Lý Nhân Tông từng cho

dựng hành cung ở châu Lị Nhân (Toàn thư, BK2-35a). Đời Trần cũng gọi là châu Lị Nhân (bản in Việt sử lược
in sót nét thành Vị Nhân ). Thời thuộc Minh là huyện Lị Nhân thuộc phủ Giao Châu. Đời Lê chỉ kiêng âm
(đọc Lợi Nhân) nhưng vẫn viết Lị  không phải đổi chữ. Đời Lê Thánh Tông đổi là phủ, thuộc Sơn Nam
thừa tuyên. Các triều sau vẫn theo thế. Năm Minh Mệnh 3 (1822) đổi là phủ Lý Nhân , vẫn gồm 5
huyện Kim Bảng, Duy Tiên (trước Lê Trung hưng là Duy Tân), Thanh Liêm, Nam Xương, Bình Lục như thời
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Đông tây cách nhau 25 dặm. Nam bắc cách nhau 31 dặm.

Phủ có 5 huyện, gồm 33 tổng:

1-Huyện Duy Tiên, 6 tổng:
1.Tổng Bạch Sam 2.Tổng Lam Cầu 3.Tổng Tiên Xá 4.Tổng An Khê
5.Tổng Hoàng Đạo 6.Tổng Đội Sơn

2-Huyện Kim Bảng, 6 tổng:
1.Tổng Kim Bảng 2.Tổng Hương Đàn 3.Tổng Phù Lưu 4.Tổng Thuỵ Lôi
5.Tổng Phù Khê 6.Tổng Quyển Sơn

3-Huyện Thanh Liêm, 8 tổng:
1.Tổng Mễ Trường 2.Tổng Kỷ Cầu 3.Tổng Mai Cầu 4.Tổng Mỹ Xá
5.Tổng Hương Ngải 6.Tổng Động Xá 7.Tổng Cẩm Bối 8.Tổng Điều Hộ

4-Huyện Bình Lục, 4 tổng:
1.Tổng Ngô Xá 2.Tổng Yên Đổ 3.Tổng Bồ Xá 4.Tổng Mai Động

5-Huyện Nam Xương, 9 tổng:
1.Tổng Vũ Điện 2.Tổng Thổ ốc 3.Tổng An Trạch 4.Tổng Công Xá
5.Tổng Ngô Khê 6.Tổng Trần Xá 7.Tổng Trác Bút 8.Tổng Đồng Thuỷ
9.Tổng Ngu Nhuế

Dân đinh: 13.151 người.

Binh đinh: 1.414 người.

Ruộng đất: 137.219 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 59.772 quan.
-Nộp bằng thóc: 82.689 hộc vuông.

Đường đi:

-Một đường dịch trạm (thay làm đê công) từ địa giới huyện Thượng Nguyên tỉnh Nam Định, qua
các huyện Bình Lục, Thanh Liêm, Duy Tiên, Kim Bảng đến địa giới tỉnh Ninh Bình, dài 23 dặm 73
trượng 5 thước, rộng 8 thước.

-Một đường quan báo từ địa giới tỉnh Hưng Yên qua trạm Hà Xuyên huyện Nam Xương đến địa
giới tỉnh Nam Định, dài 27 dặm, rộng 8 thước, 5 tấc.

- Một đường quan báo (cũng thay làm đê công) từ địa giới huyện Phú Xuyên, qua 2 trạm Hà Cầu, Hà
Phú huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm đến địa giới tỉnh Ninh Bình dài 46 dặm 129 trượng 4 thước.

Huyện Duy tiên - Huyện kim bảng

Hai huyện Duy Tiên và Kim Bảng đều do phủ Lý Nhân kiêm lý.

Địa hạt hai huyện này phía đông giáp huyện Nam Xương, phía tây giáp tỉnh Ninh Bình, phía nam
giáp huyện Bình Lục, phía bắc giáp Phú Xuyên.

Huyện Duy Tiên:

Huyện Duy Tiên1 có 6 tổng, gồm 60 xã, thôn, trang1:

                                                                                                                                                                     
Lê sơ; ngày nay phần lớn là đất các huyện thuộc tỉnh Hà Nam.

1 Huyện Duy Tiên: vốn là huyện Duy Tân , thành lập và đặt tên năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê
Thánh Tông. Đời Lê Trung hưng, đầu niên hiệu Hoằng Định (1601-1619) kiêng tên huý Kính Tông Lê Duy
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1-Tổng Bạch Sam, 6 xã:
1.Xã Bạch Sam 2.Xã Bài Nhiễm 3.Xã Bài Lễ 4.Xã Thần Nữ 
5.Xã Hoà Khê 6.Xã Văn Phái

2-Tổng Lam Cầu, 13 xã:
1.Xã Lam Cầu 2.Xã Đại Cầu 3.Xã Đình Ngọ 4.Xã Hoàng Vân
5.Thôn Ngoại xã Đỗ Xá 6.Xã Lương Cổ 7.Xã Đường ấm
8.Xã Quang ấm 9.Xã Quỳnh Trân 10.Thôn Nội xã Đỗ Xá 11.Xã Phú Thứ
12.Xã Phú Hoàn 13.Xã Quán Nha

3-Tổng Tiên Xá2, 10 xã:
1.Xã Tiên Xá3 2.Xã Ngô Xá 3.Xã Hoà Trung 4.Xã Đồng Bào
5.Xã An Thặng 6.Xã Kim Lũ 7.Xã Lộc Nén 8.Xã Đồng Văn
9.Xã Bạch Xá 10.Xã Yên Bảo

4-Tổng An Khê4, 8 xã:
1.Xã Đôn Lương 2.Xã Lũng Xuyên 3.Xã Quan Nha 4.Xã ỷ Quan
5.Xã Thận Tu5 6.Xã Mang Sơn 7.Xã Điệp Sơn 8.Xã An Khê6

5-Tổng Hoàng Đạo, 9 xã:
1.Xã Hoàng Đạo 2.Xã Hoàng Lý 3.Xã Ngô Nhi 4.Xã Thọ Lão
5.Xã Ninh Lão 6.Xã An Lão 7.Xã Động Linh 8.Xã Ngọc Thị 
9.Xã Dưỡng Hoà

6-Tổng Đội Sơn, 14 xã, thôn, trang:
1.Xã Đội Sơn 2.Xã Dưỡng Mông 3.Xã Đội Lĩnh 4.Xã Mỹ Duệ
5.Xã Đội Trung 6.Trang Hùng Văn 7.Xã Lê Xá 8.Xã Thọ Cầu 
9.Xã Vĩnh Duệ 10.Xã Đinh Xá 11.Thôn Trung Tín 12.Xã Câu Tử
13.Trang Hùng Văn Nhị 14.Trang Phạm Xá

Dân đinh: 1.782 người.

Binh đinh: 255 người.

Ruộng đất: 23.972 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.364 quan.
-Nộp bằng thóc: 14.334 hộc.

Huyện Kim Bảng

Huyện Kim Bảng7 có 6 tổng, gồm 60 xã, thôn, phường, trang, trại, sở:

                                                                                                                                                                     
Tân, đổi là huyện Duy Tiên . Nay là huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam.

1 Ngb. chép là "ngũ thập xã, thôn, trang"; cộng đúng theo số ở dưới phải là: "lục thập" (60 xã, thôn, trang).
2 Xem chú tiếp dưới.
3 Tên xã (và tổng) Tiên Xá: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Nguyễn Xá . Từ năm Tự Đức thứ 6 (1853) kiêng

chữ quốc tính Nguyễn, đổi là Tiên Xá .
4 Xem chú 7.
5 Xã Thận Tu: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Triền Đầu ; từ năm Thiệu Trị 3 (1843) kiêng chữ Triền (cận

âm tên huý vua Thiệu Trị), đổi là xã Thận Tu .
6 Xã (và tổng) An Khê: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Hồng Khê . Từ năm Tự Đức 1 (1848) kiêng chữ

Hồng, đổi là An Khê .
7 Huyện Kim Bảng : Thời thuộc Minh là huyện Cổ Bàng . (ĐNNTC: Đời Trần là huyện Cảo Bảng).

Đời Lê Thánh Tông đổi là huyện Kim Bảng (1466). Nay là huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam.
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1-Tổng Kim Bảng, 15 xã:
1.Xã Kim Bảng 2.Xã Phương Lâm 3.Xã Phương Xá1 4.Xã Châu Xá 
5.Xã Bình Chính 6.Xã Nhật Tảo2 7.Xã Văn Bối 8.Xã Siêu Nghệ
9.Xã Lưu Xá 10.Xã Điền Xá 11.Xã Đặng Xá 12.Xã Vân Châu
13.Xã Vân Lâm 14.Xã An Lạc 15.Xã Đồng Lạc

2-Tổng Hương Đàn, 7 xã:
1.Xã Hương Đàn 2.Xã Nông Vụ 3.Xã An Đông 4.Xã Cao Mật 
5.Xã Dương Cương 6.Xã Thịnh Đại 7.Xã Lạc Nhuế

3-Tổng Phù Lưu, 7 xã, thôn:
1.Xã Phù Lưu 2.Thôn Phủ xã Vĩnh Sơn 3.Xã Phù Đê 4.Xã Quang Trác
5.Thôn Tân xã Đức Mộ 6.Thôn Đông xã Đức Mộ 7.Xã Phù Sơn

4-Tổng Thuỵ Lôi, 15 xã, thôn, trại:
1.Xã Thuỵ Lôi Hạ 2.Xã Hương Khê 3.Xã Thuỵ Lôi Thượng 4.Xã Thuỵ Lôi
5.Xã Mã Não 6.Xã Hồi Trung 7.Xã Trung Khê 8.Xã Đinh Xá
9.Xã Khả Phong3 10.Xã Khuyến Công 11.Xã Tam Chúc 12.Xã Đồng Sơn
13.Trại Bài Lễ 14.Xã Thức Cốc 15.Thôn Cốc

5-Tổng Phù Đạm, 10 xã, trại, sở, phường:
1.Xã Phù Đạm 2.Xã Thịnh Châu 3.Xã Trâu Xá 4.Sở Lạc Trường
5.Xã Châu Cầu4 6.Xã Hùng Phú 7.Sở Đình Trường 8.Sở Bào Cầu
9.Trại Hạnh Lâm 10.Phường Quy Lưu

6-Tổng Quyển Sơn, 6 xã, trại:
1.Xã Quyển Sơn 2.Xã Lạt Sơn 3.Xã Bút Sơn 4.Trại Bút Sơn
5-Xã Phù Viên 6.Xã Thanh Non

Dân đinh: 2.229 người.

Binh đinh: 221 người.

Ruộng đất: 26.178 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 11.278 quan.
-Nộp bằng thóc: 14.423 hộc vuông.

Phong tục:

Người dân quê mùa chất phác, tục chuộng tiết kiệm, giản tiện. Việc cưới xin, ma chay dù là được
mùa hay mất mùa cũng chỉ làm ở mức vừa phải. Hàng năm xuân thu hai kỳ làm lễ tế thần, có khi mở
hội ca hát, hoặc diễn trò 1 đến 2 ngày mới thôi. Các nơi theo Thiên chúa giáo thì ở huyện Duy Tiên có:
Hoà Khê, Ngọc Thị, Động Linh, Hoàng Lý, Thọ Lão, Đồng Bào, Hòa Trung, Tiên Xá, Điệp Sơn, Phú
Thứ, Vĩnh Duệ, Đinh Xá; huyện Kim Bảng có: Cức Sơn, Kim Bảng, Bình Chính, Cát Lâm, Thịnh Đại,
Cao Mật, Lạc Nhuế, Vĩnh Chính, Đồng Sơn; tất cả 21 xã gián tòng; toàn tòng chỉ một xã Bút Sơn
huyện Kim Bảng mà thôi.

                                                     
1 Xã Phương Xá: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Hoa Xá . Từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa, đổi là

Phương Xá .
2 Xã Nhật Tảo: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Nhật Cảo ; từ năm Minh Mệnh 17 (1836) kiêng chữ Cảo, đổi

là Nhật Tảo .
3 Xã Khả Phong: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Hoa Phong ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa, đổi

là Khả Phong .
4 Xã này từ đầu Nguyễn về trước vẫn gọi là xã Châu Cầu ; ngv. chép nhầm là xã Cầu Cầu .
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Sản vật:

ít lúa thu, nhiều lúa hè; rải rác có trồng dâu, khoai, đậu; ngoài ra không có sản vật gì khác.

Khí hậu:

Địa thế hai huyện này gần núi, nhiều sương mù, hàng ngày đến giờ Thìn, giờ Tỵ mới tan. Tháng
giêng, hai thường rét nhẹ, mưa phùn, gió bấc. Tháng 3 nắng nóng. Tháng 4, tháng 5, tháng 6 nóng gắt,
thường có gió tây nam. Tháng 7, tháng 8 mưa nhiều, đồng ruộng ứ đọng, lúa thu phần nhiều bị ngập
úng. Các tháng 11, 12 gió bấc rét buốt.

Sông núi (phụ Danh thắng):

Phía tây huyện tiếp giáp vùng núi huyện Hoài An và tỉnh Ninh Bình, núi non trùng điệp. Huyện
Duy Tiên có núi Long Đội, núi Điệp. Huyện Kim Bảng có núi Tiêu Tương Bát Cảnh, núi Nam Tụng,
núi Thuỵ Lôi, núi Quyển. Núi Đội1, núi Tiêu Tương2 có chùa cổ, đó cũng là những nơi cảnh đẹp.

-Một đoạn sông Hát: từ xã Hữu Vĩnh huyện Hoài An chảy qua huyện Kim Bảng (ở Ngã ba Đạm)
và huyện Thanh Liêm hợp dòng đổ vào vùng sông tỉnh Ninh Bình, dài 4.709 trượng 8 thước 5 tấc, rộng
18 trượng, sâu 2 trượng 4 thước.

-Một đoạn sông Châu (Châu Giang): phía trên từ chỗ sông Mang chia dòng (ở ngã ba sông Gấp)
chảy xuống, qua các huyện Thanh Liêm, Duy Tiên, Kim Bảng, đổ vào Lạc Trường (ở Ngã ba Đạm),
dài 1.677 trượng 9 thước 5 tấc, rộng 30 trượng, sâu 2 trượng 1 thước.

-Một đoạn sông Long Xuyên: phía trên bắt đầu từ xã Thịnh Đại huyện Kim Bảng, chảy qua huyện
Duy Tiên, đổ vào sông Châu, dài 3.540 trượng, rộng 3 trượng, sâu 5 thước.

Đường đi:

- Một đường dịch trạm (thay làm đê công): phía trên từ huyện Duy Tiên, qua trạm Hà Kiều, đến địa
giới huyện Kim Bảng, dài 23 dặm 177 trượng 5 thước.

- Một đường nhỏ trên từ địa giới huyện Duy Tiên qua huyện Kim Bảng, dài 41 dặm 82 trượng 8
thước 5 tấc.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông, qua huyện Kim Bảng đến giáp giới huyện Thanh Liêm,
dài 2 dặm.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây, qua Kim Bảng đến giáp giới huyện Hoài An, dài 12 dặm.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam, qua huyện Kim Bảng đến giáp giới huyện Thanh Liêm,
dài 1 dặm.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc, qua địa giới hai huyện Kim Bảng, Duy Tiên, đến giáp
giới huyện Phú Xuyên, dài 9 dặm.

Huyện Thanh Liêm

Thanh Liêm3 là huyện thống hạt của phủ Lý Nhân. Huyện lỵ cũng đóng ở trong phủ thành. Năm Tự
Đức thứ 4 (1851) [huyện Thanh Liêm] do huyện Bình Lục kiêm nhiếp. Năm 15 (1862) lại vâng mệnh
chia đặt; [huyện lỵ] vẫn ở trong phủ thành, gồm 1 toà huyện đường ở phía đông phủ thành.

                                                     
1 Núi Đội (Đội Sơn): tên nôm là núi Đọi, tức núi Long Đội đã nói ở trên.
2 Núi Tiêu Tương: tức núi Tiêu Tương Bát Cảnh đã nói ở trên.
3 Huyện Thanh Liêm: Từ đời Trần về trước đã có tên huyện Thanh Liêm . Qua các đời tên huyện không đổi.

Đầu niên hiệu Hoằng Định (1601-1619) kiêng chữ Thanh  (trong, tên tước của Thanh vương Trịnh Tráng),
đổi viết  (xanh), các đời sau đều theo như thế. Hiện nay chủ yếu vẫn là đất huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.
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Huyện hạt phía đông giáp huyện Bình Lục, phía tây giáp vùng núi của 2 tỉnh Sơn Tây, Ninh Bình,
phía nam giáp tỉnh Ninh Bình, phía bắc giáp huyện Kim Bảng.

Đông tây cách nhau 11 dặm. Nam bắc cách nhau 15 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 63 xã, thôn, trang, sở:

1-Tổng Mễ Trường, 8 xã:
1.Xã Mễ Trường 2.Xã Ngải Trì 3.Xã Bằng Khê 4.Xã Ngọc Trì
5.Xã Triệu Xá 6.Xã Bích Trì 7.Xã Lư Xá 8.Xã Văn Xá

2-Tổng Kỷ Cầu, 9 xã:
1.Xã Kỷ Cầu 2.Xã ứng Liêm 3.Xã Ngoại Khê 4.Xã Mạo Chử
5.Xã An Xá 6.Xã Lại Xá 7.Xã Dương Xá 8.Xã Thạch Tổ 
9.Xã Kiện Khê

3-Tổng Hương Ngải, 8 xã, trang:
1.Xã Hương Ngải 2.Xã Ninh Tảo1 3.Xã Toái Khê 4.Xã Vũ Xá
5.Xã Ninh Thái 6.Xã Thanh Liêm 7.Xã Đặng Xá 8.Xã ¤ Cách

4-Tổng Mỹ Xá, 9 xã, thôn, sở:
1.Xã Mỹ Xá 2.Xã Đồng Diên 3.Xã Chi Truật 4.Xã Phượng Vĩ
5.Thôn Ninh Xá sở Phượng Vĩ 6.Xã Liễu Đôi 7.Xã Kênh Thuỷ
8.Thôn Nhị xã Phượng Vĩ 9.Thôn Ninh Phú sở Phượng Vĩ

5-Tổng Cẩm Bối, 10 xã, thôn, trang:
1.Xã Cẩm Bối 2.Xã Cẩm Du 3.Thôn Chàng xã Nham Kênh
4.Xã An Lại 5.Xã Nham Kênh 6.Xã Thử Hinh 7.Xã An Phú
8.Trang Lưỡng Biên xã Nam Công 9.Xã Kênh Động 10.Xã Đinh Đồng

6-Tổng Mai Cầu, 8 xã, sở, trang:
1.Xã Mai Cầu 2.Xã Bồng Lãng (2 trang Thượng, Hạ) 3.Xã Đại Kiện2

4.Sở Đại Kiện3 5.Xã Cổ Động 6.Xã Động Xuyên 7.Xã Trà Châu
8.Xã Thuỵ Vĩ4

7-Tổng Điều Hộ, 6 xã, thôn:
1.Thôn Mộc Tùng5 xã Điều Hộ 2.Thôn Tri Lễ 3.Xã Trung Hiếu 
4.Xã Thanh Khê 5.Xã Đại Bái 6.Thôn Kim Lũ xã Điều Hộ

8- Tổng Động Xá, 5 xã, thôn:
1.Xã An Cừ 2.Xã Cát Trì 3.Xã Nga Sơn
4.Trang Thượng và trang Hạ xã Cát Trì 5.Xã Động Xá

Dân đinh: 2.266 người.

                                                     
1 Xã Ninh Tảo: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Ninh Cảo ; từ năm Minh Mệnh kiêng đồng âm chữ Cảo, đổi

là Ninh Tảo .
2 Xã (và sở) Đại Kiện: Từ đầu Nguyễn về trước là xã (và sở) Thiên Kiện ; từ năm Tự Đức 6 (1853) kiêng

chữ Thiên thuộc diện từ tôn quý, đổi là Đại Kiện .
3 Xem chú sát trên.
4 Xã Thuỵ Vĩ: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Đoan Vĩ ; từ năm Tự Đức 6 (1853) kiêng chữ Đoan (tên tước

của Thái Tổ nhà Nguyễn là Đoan quốc công Nguyễn Hoàng), đổi là Thuỵ Vĩ .
5 Thôn Mộc Tùng: Đầu Nguyễn về trước là thôn Hoa Miên  xã Điều Hộ tổng Điều Hộ huyện ý Yên (phủ

Nghĩa Hưng, Sơn Nam Hạ), sau tách về huyện Thanh Liêm phủ Lý Nhân. Từ năm Thiệu Trị 1 (1841), kiêng
huý cả chữ Miên  (Miên Tông, tiểu tự của Thiệu Trị) và chữ Hoa (tên huý Hoàng Thái hậu), đổi là thôn
Mộc Tùng .
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Binh đinh: 216 người.

Ruộng đất: 31.999 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 12.290 quan.
-Nộp bằng thóc: 21.843 hộc vuông.

Phong tục:

Trong huyện ít người đi học, dân phần nhiều làm nghề nông, người buôn không có là bao. Các lễ
cưới xin ma chay chỉ gọi là làm cho có. Duy thôn Xá xã Ngoại Khê, xã Bằng Khê tổng Mễ Trường, sở
Đại Kiện tổng Mai Cầu dân thích kiện tụng mà lại hay lắm lời. [Các nơi theo đạo Thiên chúa] gián
tòng: xã Bích Trì tổng Mễ Tràng; các xã Sơn Nga1, Động Xá tổng Động Xá; các xã Kỷ Cầu, Mạo Chữ,
Kiện Khê, Lại Xá tổng Kỷ Cầu; các xã Bồng Lãng, Mai Cầu tổng Mai Cầu; xã Đồng Diên tổng Mỹ Xã.
Toàn tòng chỉ một thôn Ninh Xá mà thôi.

Sản vật:

Địa thế huyện hạt thấp ẩm, nhiều lúa hè, ít lúa thu; rải rác một số nơi có đất bồi bãi hơi cao thì
trồng được khoai, lúa, nhưng cũng không được là bao. Duy các xã Đồng Diên, Trà Châu, Bồng Lãng
có trồng chè xanh (đã chịu thuế). Các xã Kiện Khê, Nham Kinh có nghề phá núi lấy đá; các xã Kiện
Khê, Ninh Phú, Mộc Tùng, Đồng Diên làm nghề nấu rượu (đã chịu thuế).

Khí hậu:

Đông rét, hè ấm, cũng như các huyện khác. Khoảng tháng 5, tháng 6 đến tháng 7, tháng 8 thường
có mưa lũ, nước sông đục ngầu. Gặp năm nước lớn hơn bình thường, lũ từ thượng nguồn đổ về thì dân
các xã ngoài đê phải làm nhà chòi mà ở, đồng ruộng úng ngập, đến tháng 9 nước mới rút hết.

Sông núi (phụ Danh thắng):

- Một dãy núi đá ở phía tây vùng sông thuộc bản huyện, phía trên từ vùng núi xã Thịnh Trâu huyện
Kim Bảng, vượt qua các xã, thôn Kiện Khê, ¤ Cách, Nam Công, Bồng Lãng, Trung Hiếu, xuống đến
vùng núi Địch Lộng tỉnh Ninh Bình, nhấp nhô cao thấp liền nhau. Bên phải giáp vùng rừng có người ở
của tỉnh Ninh Bình. Trong núi này có những người làm nghề lấy đá vôi, thường phá núi lấy đá vôi đem
đi bán.

Trên núi xã Vũ Xá có đền thờ Hạc Lai tôn thần. Vùng núi xã Nam Công có đền thờ Sơn Tinh phu
nhân. Cửa núi xã Bồng Lãng có đền thờ Thanh Y công chúa. Dân địa phương có việc đến cầu đảo đều
thấy linh ứng.

-Núi Kẽm Trống (phía bắc giáp địa phận xã Trung Hiếu thuộc bản huyện, phía nam giáp địa phận
xã Địch Lộng tỉnh Ninh Bình): núi dựng đứng hai bên bờ sông, lấn ra gần đến giữa dòng. Nay mới mở
một đoạn sông nhỏ ở phía đông núi để thông dòng chảy.

-Núi Trinh Tiết: ở đông nam địa phận xã Động Xuyên, núi đất xen đá, cây cối um tùm. Vì trên đỉnh
núi có chùa Trinh Tiết cho nên có tên đó.

- Một dải núi đất ở địa phận xã Ninh Thái. Phía trước núi có đền thờ nhà Lê, phía sau núi có lăng
nhà Lê, trên lăng tre mọc um tùm.

- Một đoạn sông Châu Giang ở phía đông huyện, nguồn từ sông Nhị Hà chia dòng chảy xuống. Phía
trên giáp vùng sông tổng Ngô Xá huyện Bình Lục, chảy qua Bích Trì, Ngải Trì, Triệu Xá, Mễ Trường.

                                                     
1 Ngv. chép là xã Sơn Nga, ngược vị trí so với tên xã đã ghi ở trên là Nga Sơn , nhưng lại đúng với tên xã từ

đầu Nguyễn về trước là Sơn Nga  (CTTX).
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Phía dưới giáp vùng sông xã Châu Cầu huyện Kim Bảng. Dài 1.230 trượng, rộng 15 trượng, sâu 2
trượng 5 thước.

- Một đoạn sông Châu Giang từ phía tây huyện hạt, nguồn từ hạ lưu sông Hát, qua huyện Kim Bảng
ở Ngã ba Đạm hợp dòng chảy xuống. Phía trên giáp vùng sông Hùng Phú thuộc bản phủ, qua các xã
Đỗ Xá, Lại Xá, Kiện Khê, ¤ Cách, Vũ Xá, Đặng Xá, Nam Công, Thử Hinh, thôn Chàng, Nham Kinh,
Đại Bái, Bồng Lãng, Tri Lễ, Động Xuyên, Trung Hiếu, Đoan Vĩ. Phía dưới giáp bến đò Thanh Quyết
tỉnh Ninh Bình. Dài 2.327 trượng, rộng 15 trượng, sâu 6, 7 trượng.

- Một dòng sông nhỏ (tục gọi là sông Đào) chảy đến phía đông sông lớn. Phía trên giáp Động
Xuyên, chảy bao quanh dưới núi Kẽm Trống, phía dưới đến vùng sông xã Đoan Vĩ; dài 100 trượng,
rộng 2 trượng, sâu 1 trượng 5 thước.

Đường đi:

- Một đường dịch trạm (thay làm đê công): Trên từ xã Ngoại Khê đến giáp giới xã Hùng Phú huyện
Kim Bảng, dưới đến xã Đoan Vĩ, giáp vùng sông tỉnh Ninh Bình; dài 22 dặm 31 trượng 9 thước. Trên
đường đặt 1 trạm gọi là trạm Hà Phú ở địa phận xã Hà Phú. Cuối đường đặt 1 đồn gọi là đồn Đoan Vĩ,
ở địa phận xã Đoan Vĩ; khi xẩy việc, quan tỉnh sai lính đến đồn trú, ngày thường thì giao cho xã ấy
phòng thủ (như cách thức canh đê).

- Một đường đi trên đê: trên từ xã Mễ Trường giáp địa phận xã Châu Cầu phủ Lý Nhân đến xã Bích
Trì giáp huyện Bình Lục, dài 156 trượng 5 thước.

- Một đường đi trên đê bối: trên giáp đê công ở xã Đoan Vĩ, dưới đến giáp địa phận xã Kinh Thanh
tỉnh Nam Định (tục gọi là Cửa cống Kênh Ma), dài 2 dặm 56 trượng 5 thước.

- Một đường đi trên đê bối: giáp phía đông sông lớn. Phía trên từ xã An Xá đi ven đê đến các xã
Động Xuyên, Đoan Vĩ, dài 30 dặm 60 trượng.

Huyện Bình Lục

Bình Lục1 là huyện thống hạt của phủ Lý Nhân. Huyện lỵ đặt ở xã Cổ Thọ tổng Bồ Xá. Thành
huyện nguyên đắp bằng đất cả 4 phía, mỗi chiều đều dài 65 trượng, chu vi 260 trượng. Thân thành cao
6 thước, mặt thành rộng 8 thước, chân thành rộng 2 trượng 2 thước. Ba mặt tiền, tả, hữu đều đắp thành
vòm, có cửa xuyên xây gạch, trên tròn dưới vuông; lòng cửa xuyên cao 9 thước, rộng 7 thước 5 tấc.
Trên trán cửa trước có biển đá khắc 4 chữ: Lý Nhân phủ môn. Cửa lớn ở cả 3 mặt trước, trái, phải đều
có cánh cổng. Cửa thành xây gạch, cao 1 trượng 2 thước 5 tấc, rộng 1 trượng2 7 thước 3 tấc. Ngoài
thành bốn phía đều có hào, rộng 3 trượng, sâu 3 thước.

Huyện hạt phía đông giáp 2 huyện Thượng Nguyên, Vụ Bản tỉnh Nam Định; phía tây giáp huyện
Thanh Liêm thuộc bản phủ; phía nam giáp huyện ý Yên tỉnh Nam Định; phía bắc giáp hai huyện Nam
Xương, Duy Tiên thuộc bản phủ.

Đông tây cách nhau 10 dặm. Nam bắc cách nhau 20 dặm.

Huyện có 4 tổng, gồm 37 xã, trang:

                                                     
1 Huyện Bình Lục : Tên huyện có từ đời Trần. Đời Tây Sơn kiêng chữ Bình (tên huý của vua Quang

Trung), đổi là huyện Ninh Lục  (ĐNNTC). Nhà Nguyễn lấy lại tên cũ là Bình Lục. Hiện nay chủ yếu vẫn
là đất huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam.

2 Ngb. chép nhầm chữ trượng  thành chữ xích .
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1-Tổng Ngô Xá, 11 xã, trang:
1.Xã Ngô Xá 2.Xã Đôn Thư 3.Xã Tái Kênh 4.Xã ¤ Mễ
5.Xã An Cước 6.Xã An Thư 7.Xã Đồng Du 8.Xã An Bài
9.Trang An Cước Nội 10.Trang An Cước Ngoại 11.Trang Hoà Mục

2- Tổng Bồ Xá, 8 xã, sở:
1.Xã Bồ Xá 2.Xã Cổ Thọ 3.Xã Đồn Xá 4.Xã La Hào
5.Xã Tập Mỹ 6.Xã An Dương 7.Xã An Phú 8.Sở La Sơn

3-Tổng Yên Đổ 8 xã, trang:
1.Xã Yên Đổ 2.Xã Yên Tập 3.Xã Hương Cái 4.Xã Duy Dương
5.Xã Trung Lương 6.Xã Phù Tải 7.Xã Mạnh Chư 8.Trang Yên Tập

4-Tổng Mai Động, 10 xã, trang:
1.Xã Mai Động 2.Xã Tiêu Động 3.Xã An Lão 4.Xã Hương Đô
5.Xã Bối Kênh 6.Xã Bối Thuỷ 7.Xã Thứ Nhất 8.Xã Liên Đích1

9.Xã Vinh Tứ 10.Trang Tiêu Động

Dân đinh: 1.937 người.

Binh đinh: 231 người.

Ruộng đất: 20.011 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 7.702 quan.
-Nộp bằng thóc: 15.351 hộc vuông.

Phong tục:

Dân trong huyện quê mùa chất phác, chuộng tiết kiệm giản dị. Nam cày ruộng đọc sách, nữ dệt vải
cấy lúa. Tháng 2, tháng 8 hàng năm làm lễ tế thần, mở hội ca hát, hoặc diễn kịch, một hai ngày mới
tan. Các nơi theo đạo [Thiên chúa] toàn tòng chỉ có trang Hoà Mục; gián tòng có 15 xã trang: Ngô Xá,
Bồ Xá, La Hào, La Sơn2, Yên Đổ, Trung Lương, Yên Tập, Phù Tải, Mạnh Chư, Tiêu Động, Mai Động,
Thứ Nhất, Bối Kênh, Hương Đô.

Sản vật:

Huyện hạt thuộc vùng hạ du, địa thế thấp ẩm. Nhiều lúa hè, ít lúa thu. Duy ruộng lúa thu ở xã An
Lão xen kẽ có một hai khu tương đối cao, cấy lúa hương canh3. Hai thôn Thượng Thọ, An Thái xã Cổ
Thọ; thôn Hương Cái xã Hương Cái, thôn Hà Ngoại xã Yên Đổ dệt vải thô. Thôn Đổ xã Yên Đổ nấu
rượu để bán (có nộp thuế).

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng 2 khí hậu ôn hoà, thỉnh thoảng có gió bấc, trời âm u, có mưa. Tháng 4, tháng 5
nắng gắt, thường có gió tây nam. Khoảng tháng 7, tháng 8 thường có mưa dầm, ruộng đồng đọng
nước, lúa thu bị ngập úng. Các tháng 11, 12 gió bấc lạnh rét.

Sông núi: (không có danh thắng).

Xã An Lão có một đỉnh núi, đất sỏi lẫn lộn, tên tục là núi Quế (Quế Lĩnh), trên đỉnh có ngôi miếu
lợp ngói, cạnh miếu có giếng. Dưới chân núi có đình nhỏ thờ thần Cáo trắng (Hồ tố linh thần).

                                                     
1 Xã Liên Đích: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Đích Hoa ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng huý chữ Hoa,

đổi là Liên Đích .
2 Ngv. chép La Sơn ; chữ đúng là La Sơn , tên sở thuộc tổng Bồ Xá đã ghi ở trên.
3 Lúa hương canh, tức lúa tẻ thơm: "thứ lúa hạt nhỏ, chất mềm, ... lấy độ dăm ba mươi hạt cho lẫn vào vài đấu

gạo khác, thổi cơm thấy thơm phưng phức, gọi là cơm hương" (VĐLN, IX).
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Trong huyện có 2 sông nhỏ:

- Một sông nhỏ trên từ cửa cống đê công xã Tái Kênh ở đầu địa giới huyện men theo các xã, thôn:
Ngô Xá, Đôn Thư, Hoà Mục, Đồn Xá, Hương Cái, Yên Tập, Vị Thượng, Vị Hạ, Đồng Quan, Duy
Dương, Trung Lương, Mai Động, Tiêu Động, An Lão, Hương Đô, qua cửa sông Ba Xát, đổ vào sông
lớn [tức sông Hồng] (thuộc địa phận tỉnh Nam Định), dài khoảng 17 đến 18 dặm, có đoạn rộng 1, 2, 3
trượng; sâu 2, 3 thước không đều nhau.

- Một sông nhỏ trên từ cửa cống đê công xã Mễ Trường huyện Thanh Liêm quanh co qua Bồ Xá,
An Phú, An Dương (có cầu gỗ bắc ngang), Cổ Thọ (có cầu gỗ), La Hào, La Sơn, Phù Tải (có cầu gỗ),
chảy vào sông xã Tiêu Động rồi ven theo các xã An Lão, Hương Đô, qua cửa sông Ba Xát, đổ vào
sông lớn (thuộc địa hạt tỉnh Nam Định), dài khoảng 15 đến 16 dặm. ở vùng trên có đoạn rộng 1, 2
trượng, sâu 1, 2 thước; vùng dưới có đoạn rộng 1, 2 trượng, sâu 3, 4 thước, không đều nhau.

Đường đi:

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây bắc đến xã Tái Kênh giáp giới huyện Thanh Liêm, dài 5
dặm.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến các xã Yên Tập, Duy Dương giáp giới hai huyện
Thượng Nguyên, Vụ Bản, dài 5 dặm.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến xã Bối Kênh giáp giới huyện ý Yên dài 14 dặm.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến các xã Đồng Du, An Cước giáp giới huyện Nam
Xương, dài 6 dặm.

Huyện Nam Xương

Nam Xương1 là huyện thống hạt của phủ Lý Nhân. Huyện lỵ đặt ở xã Nga Thượng tổng Trần Xá.
Thành huyện đắp bằng đất, chu vi 194 trượng 4 thước; có 3 cửa. Mỗi cửa rộng 1 trượng 6 thước 6 tấc;
cao 1 trượng 2 thước2 3 tấc; đều xây gạch. Ngoài thành có hào bao quanh, dài cộng 220 trượng, rộng 2
trượng 2 thước, sâu trên dưới 5 thước.

Huyện hạt phía đông nam tiếp giáp sông Nhị Hà, đối bờ là tỉnh Hưng Yên và tỉnh Nam Định; phía
tây bắc là sông nhỏ bao quanh, đối bờ là các huyện Phú Xuyên, Duy Tiên, Bình Lục.

Đông tây cách nhau 20 dặm. Nam bắc cách nhau 40 dặm.

Huyện có 9 tổng, gồm 87 xã, thôn, trang, trại:

1-Tổng Trần Xá, 7 xã:
1.Xã Trần Xá 2.Xã Nga Khê 3.Xã Chi Long 4.Xã Thư Lâu
5.Xã Nga Thượng 6.Xã Nhĩ Độ 7.Xã Lỗ Hà

2-Tổng Công Xá, 11 xã, thôn:
1.Xã Công Xá 2.Xã Vĩnh Trụ 3.Thôn Thượng xã Mạc Xá
4.Thôn Hạ xã Mạc Xá 5.Xã Dũng Kim 6.Xã Hội Động 7.Xã Nhân Giả
8.Xã Phú Đa 9.Xã Vĩnh Kiện 10.Xã Khoan Trọng 11.Xã Mai Xá

                                                     
1 Huyện Nam Xương : Thời Lý-Trần và thuộc Minh là huyện Lị Nhân  thuộc châu Lị Nhân. Từ đầu

nhà Lê đổi tên là huyện Nam Xương (Xương, chính âm Hán Việt là Xang). ĐNNC cho là đổi tên vào niên hiệu
Quang Thuận (1460-1469). Cho đến đời Đồng Khánh tên huyện vẫn giữ như tên đời Lê. Nay là đất huyện Lý
Nhân tỉnh Hà Nam.

2 Ngv. chép nhầm chữ "trượng" thành chữ "xích" (thước).
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3-Tổng Ngô Khê, 10 xã:
1.Xã Ngô Khê 2.Xã Cát Lãn 3.Xã Quan Quan Thượng
4.Xã Quan Quan Hạ 5.Xã Văn Quan 6.Xã Để Trụ 7.Xã Thái Đường
8.Xã Tiền Đường 9.Xã Quan Quan Trung 10.Xã Yên Lãng

4-Tổng Trác Bút, 9 xã:
1.Xã Văn Bút 2.Xã Vân La 3.Xã Lôi Hà 4.Xã Lạt Hà
5.Xã Thượng Châu 6.Xã Lệ Thuỷ 7.Xã Trác Bút 8.Xã Phúc Châu 
9.Xã Hoà Mạc1

5-Tổng Ngu Nhuế, 6 xã:
1.Xã Ngu Nhuế 2.Xã Vũ Xá 3.Xã Mão Cầu 4.Xã Văn Xá 
5.Xã Tế Cát 6.Xã Tế Xuyên

6-Tổng Vũ Điện2, 12 xã, thôn:
1.Xã Vũ Điện3 2.Thôn Cựu xã Bảo Châu 3.Xã Hào Châu 4.Xã Thọ ích
5.Xã Phú ích 6.Xã Thọ An 7.Xã Trạm Khê 8.Xã Đồng Lư
9.Xã Phú Lư 10.Thôn Mã Hậu 11.Thôn Đồng An 12.Xã Ngô Xá

7- Tổng An Trạch4, 8 xã, thôn:
1.Xã An Trạch5 2.Thôn Thanh An xã Thanh Khê 3.Xã Xuân Khê
4.Xã Tào Nha 5.Xã Đức Bản 6.Thôn Hương Khê 7.Xã Nam Xá6

8. Xã Thượng Nông

8-Tổng Đồng Thuỷ, 16 xã, thôn, trang, trại:
1.Xã Tảo Môn 2.Xã Lam Cầu 3.Xã Do Đạo 4.Xã Bàng Ba
5.Xã Phúc Mãn 6.Xã Lý Nhân 7.Xã Đồng Thuỷ 8.Xã Phú Cốc
9.Xã Cao Đà 10.Xã Thọ Mai 11.Xã Bảo Đà 12.Xã Đà Xuyên
13.Xã Đại Hoàng 14.Thôn Nguyễn xã Trà Tự 15.Trang Bảo Đà 16.Trại Bảo Đà

9-Tổng Thổ ốc, 9 xã, thôn:
1.Xã Như Trác 2.Xã Điện Bàn 3.Xã Đồng Bàn 4.Xã Hưng Nhân
5.Thôn Đồng Vinh xã Thổ ốc 6.Xã Trần Thương 7.Xã Quang ốc
8.Xã Đội Xuyên 9.Xã Đà Tiềm

Dân đinh: 4.937 người.

Binh đinh: 491 người.

Ruộng đất: 35.059 mẫu.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 27.138 quan.
-Nộp bằng thóc: 16.738 hộc vuông.

                                                     
1 Xã Hoà Mạc: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Thiên Mạc ; từ năm Tự Đức 6 (1853) kiêng chữ Thiên thuộc

diện từ tôn kính, đổi là Hoà Mạc .
2 Xem chú tiếp dưới.
3 Xã (và tổng) Vũ Điện : Từ đầu Nguyễn về trước là Vũ Tuần .
4 Xem chú sát dưới.
5 Xã (và tổng) An Trạch: Từ đầu Nguyễn về trước là xã An Triền ; từ năm Thiệu Trị 3 (1843) kiêng chữ

Triền, đổi là An Trạch .
6 Xã Nam Xá: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Nguyễn Xá ; từ năm Tự Đức 6 (1853) kiêng chữ quốc tính

Nguyễn, đổi là Nam Xá .
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Phong tục:

Trong huyện có nơi thanh nhã, có nơi hung hãn, có nơi chất phác thuần hậu, có nơi ương ngạnh
điêu toa không giống nhau. Người theo đạo Phật thì nhiều, người theo đạo Thiên chúa ít (toàn tòng chỉ
2 xã Phú Đa và Công Xá mà thôi). Còn như việc cưới xin, ma chay tập tục cũng như các huyện khác.

Sản vật:

ít lúa thu, nhiều lúa hè. Đất bãi bồi ven sông trồng mía, khoai, đậu thì nơi nào cũng có, nhưng
không nhiều lắm. Mạc Xá, Dũng Kim nấu mật. Vũ Xá, Vân La nấu rượu. Đức Bản, Tất Hương, Đại
Hoàng, Phù Diệp, Chi Long dệt đũi1. Nga Khê dệt lụa quyến. Trần Xá, Mai Xá dệt vải trắng. Trần
Thương buôn bán thuốc lào2, nhưng vì có năm mất mùa [thuốc lào] nên nhiều người bỏ nghề.

Khí hậu:

Cũng giống như hai huyện Duy Tiên, Kim Bảng.

Sông núi:

Không có núi cũng không có danh thắng.

-Một đoạn sông Nhị Hà ở phía đông huyện.

-Một dòng sông nhỏ từ huyện Phú Xuyên chảy xuống, chia làm 3 nhánh: một nhánh chảy về phía
đông, rồi đổ vào sông Nhị Hà; một nhánh từ phía bắc huyện chuyển sang phía tây, rồi đổ vào cửa cống
Lê Xá; một nhánh từ phía bắc huyện chuyển sang phía đông nam, rồi lại đổ vào sông Nhị Hà.

-Một dòng sông nhỏ là sông Long Xuyên, trên từ thôn Thượng xã Mạc Xá, quanh co chảy qua giữa
đồng ruộng sát chân đê, đến cửa cống xã Xuân Khê rồi đổ vào sông nhỏ (là sông Mang), dài khoảng
1.352 trượng, rộng 3 trượng 5 thước, sâu trên dưới 5 thước. Có 3 cầu bắc ngang sông (tục gọi là Cầu
Triều, Cầu Tế, Cầu Không).

Đường đi:

- Một đường từ trạm Hà Xuyên đến địa giới tỉnh Nam Định, dài 15 dặm; phía trên đến địa giới tỉnh
Hưng Yên, dài 12 dặm.

- Một đường nhỏ thấp lầy lội từ huyện lỵ đi về phía tây qua giữa cánh đồng, đến xã Xuân Khê,
đi chung với đường dưới chân đê cho đến bờ sông lớn [tức sông Đào] thuộc tỉnh Nam Định, dài
25 dặm.

                                                     
1 Ngv.: Nam đũi. Đũi, ngv. chữ Nôm, còn gọi là Lỗi: "Nam đũi là Lỗi" (NPDVBK, với chữ đũi in nhầm thành chữ

Phạt ).
2 Ngv.: Yên dược , xem thêm chú ở mục Sản vật tỉnh Hải Dương.



47

 
1
a

 
1
b
 

 
2
a



48

 
2
b

 
3
a
 

 
3
b

 
4
a

 
4
b



49

 
5
a

 
6
a

 
6
b
 

 
7
a



50

 
7
b

 
8
a

 
8
b
 

 
9
a

 
9
b



51

 
1
0
a

 
1
0
b
 

 
1
1
a
 

 
1
1
b
 

 
1
2
a
 



52

 
1
2
b
 

 
1
3
a

 

 
1
3
b
 

 
1
4
a



53

 
1
4
b

 
1
5
a

 
1
5
b

 
1
6
a



54

 
1
6
b
 

 
1
7
a
 

 
1
7
b
 

 
1
8
a

 
1
9
a



55

 
2
0
a

 
2
0
b

 
2
1
a

 
2
1
b



56

 
2
2
a

 
2
2
b

 
2
3
a

 
2
3
b
 



57

 
2
4
a

 
2
4
b
 

 
2
5
a

 
2
5
b



58

 
2
6
a

 
2
6
b

 
2
7
a

 
2
7
b



59

 
2
8
a
 

 
2
8
b

 
2
9
a
 

 
2
9
b
 

 
3
0
a



60

 
3
0
b

 
3
1
a

 
3
1
b

 
3
2
a



61

 
3
2
b
 

 
3
3
a

 
3
3
b

 
3
4
a

 
3
4
b
 



62

 
3
5
a

 
3
5
b
 

 
3
6
a
 

 
3
6
b

 
3
7
a

 
3
8
a



63

 
3
8
b

 
3
9
a

 
3
9
b

 
4
0
a



64

 
4
0
b
 

 
4
1
a
 

 
4
2
a

 
4
2
b



65

 
4
3
a

 
4
3
b

 
4
4
a

 
4
4
b

 
4
5
b
 



66

 
4
5
b
 

 
4
6
a

 
4
7
a

 
4
7
b

 
4
8
a



67

 
4
8
b

 
4
9
a

 
4
9
b
 

 
5
0
a
 

 
5
0
b



68

.

 
5
1
a

 
5
1
b
 

 
5
2
a
 

 
5
3
a

 
5
3
b



69

 
5
4
a
 

 
5
4
b

 
5
5
a
 

 
5
5
b
 

 
5
6
a
 



70

 
5
6
b
 

 
5
7
a
 

 
5
8
a

, 

 
5
8
b

 
5
9
a



71

 
5
9
b

 
6
0
a
 

 
6
1
a

 
6
1
b
 

 
6
2
a
 



72

 
6
2
b

 
6
3
a

 
6
3
b

 
6
4
a
 



73

 
6
4
b
 

 
6
5
a

 
6
5
b

 
6
6
a
 

 
6
7
a

 
6
7
b



74

 6
8
a
 

 
6
8
b

 
6
9
a
 

 
6
9
b



75

 
7
0
a
 

 
7
0
b
  
7
1
a
 

 
7
1
b
 

 
7
2
a

︽

︾

 
7
2
b
 



76

 
7
3
a

 
7
3
b

 
7
4
a

 
7
4
b



77

 
7
5
a
 

 
7
5
b
 

 
7
6
a

 
7
6
b

 
7
7
a
 



78

 
7
7
b
 

 
7
8
b
 

 
7
9
a

 
7
9
b



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh

79


	Home
	Noi Dung Cac Tinh
	Tinh Hà Nôi - Index
	Tinh Hà Nôi
	Phu Hoài Dúc
	Huyên Tu Liêm
	Huyên Tho Xuong va Huyên Vinh Thuân
	Huyên Vinh Thuân
	Phu Thuong Tín
	Huyên Thuong Phúc
	Huyên Thanh Trì
	Huyên Phú Xuyên
	Phu Úng Hòa
	Huyên Son Minh
	Huyên Thanh Oai
	Huyên Chuong Dúc
	Huyên Hoài An
	Phu Lý Nhân
	Huyên Duy Tiên - Huyên Kim Bang
	Huyên Thanh Liêm
	Huyên Bình Luc
	Huyên Nam Xuong



